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CÁC CHỮ TẮT VÀ HÌNH THỨC ĐẶC BIỆT KHÁC
(Các chữ, các con số, hay các dấu hiệu được dùng thay chữ)

Các bản dịch KT:
BDM Thánh Kinh Tân Ước, Bản Dịch Mới. 1996.Vietnamese Bible Inc./United Bible

Societies.
BDC Kinh-Thánh (Bản Dịch Cũ). 1967. Saigon: Thánh Kinh Hội
BDY Thánh Kinh Tân Ước, Bản Diễn ý. 1982. Hong Kong: Living Bibles International.

Các chữ viết tắt và các hình thức khác:
CƯ Cựu Ước
TƯ Tân Ước
KT Kinh Thánh
PKTCD Phần Kinh Thánh Cần Dịch
CKTG Câu Kinh Thánh Gốc
CĐN Câu Định Nghĩa
NNĐDS Ngôn Ngữ Được Dịch Sang
NNG Ngôn Ngữ Gốc

Chữ “a” sau số câu cho thấy phần đang nói đến ở phần đầu của câu Kinh Thánh (KT). Cùng một
cách, chữ “b” cho thấy là phần thứ hai của câu. Thí dụ:

8a phần đầu của câu 8
8b phần thứ hai của câu 8
8c phần thứ ba của câu 8

dùng các chữ kế tiếp để chỉ các phần khác của câu nếu cần.

… Ba chấm cho thấy chỗ một vài chữ đã bị loại bỏ khỏi văn mạch để thêm chỗ 
trống.

— Một gạch nối dài được dùng trong Câu Định Nghĩa (CDN) thay vào chỗ của 
ngoặc đơn hay gạch nối được dùng trong Câu Kinh Thánh Gốc (CKTG).

[ ] Dấu ngoặc vuông được dùng để chỉ một vài hàm ý trong nguyên bản đã được làm
cho rõ ràng. Dấu ngoặc được dùng có ý giúp đỡ người chuyển ngữ hiểu ý nghĩa
trọn vẹn của văn bản. Sau đó người chuyển ngữ sẽ quyết định họ có cần phải giải
thích chi tiết đó rõ ràng hay không trong Ngôn Ngữ Được Dịch Sang (NNĐDS)
hay có lẽ cung cấp chi tiết đó cho độc giả bằng một cách khác.
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Sơ Lược

Mục đích của Bộ Sách
Giải Nghĩa

Bộ Sách Giải Nghĩa được soạn cho các người chuyển ngữ Kinh
Thánh. Bộ sách này nhằm mục đích giúp đỡ cho các người chuyển
ngữ:

• hiểu toàn thể sứ điệp của mỗi sách trong Kinh Thánh.

• thấy rõ giá trị sự cấu trúc, về các phần khác nhau (của sách) được
phối hợp lại như thế nào.

• hiểu ý nghĩa một cách chi tiết như trong nguyên bản Hy-lạp.

• cảnh giác về các chỗ (từ, nhóm từ) có thể khó chuyển ngữ.

• cân nhắc kỹ đề nghị của những người chuyển ngữ khác về những
cách có thể dùng để diễn tả ý nghĩa của đoạn kinh văn.

Các phần của câu Có nhiều câu được chia ra làm một vài phần nhỏ để cho người chuyển
ngữ dễ so sánh với các bản dịch khác. Thí dụ, 1 Giăng 1:4 có thể chia
ra làm hai phần:

1:4a Chúng tôi viết điều này
Vậy nên tôi viết những điều này cho anh chị em

1:4b để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
để niềm vui của chúng ta được tràn đầy/tràn ngập.
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Sơ Lược, tiếp theo

Những từ ngữ chuyên
môn được dùng

Các từ chuyên môn dưới đây được dùng trong Sách Giải Nghĩa hay
trong lời hướng dẫn này:

Từ Ngữ ý Nghĩa

Ngôn ngữ gốc Đây là ngôn ngữ cần chuyển ngữ. Trong trường
hợp này thường sẽ là tiếng Việt. Ngôn ngữ này được
viết tắt là NNG.

Ngôn ngữ
được chuyển
ngữ sang

Đây là ngôn ngữ dùng để chuyển ngữ sang trong
bản dịch, ngôn ngữ bạn đang dùng để chuyển ngữ.
Đây thường là tiếng mẹ đẻ của người chuyển ngữ.
Được viết tắt là NNĐCNS.

Nghĩa bóng
(hàm ý)

ý nghĩa không được viết ra rõ ràng trong các từ
nhưng là một phần ý nghĩa của bản nguyên thuỷ,
hay điều được các độc giả đầu tiên hiểu như vậy.

Nghĩa đen Phần sứ điệp được viết ra rõ ràng.

Tin tức hàm ý Tin tức chi tiết không được viết ra rõ ràng nhưng
các độc giả đầu tiên biết hay hiểu.

Tin tức được
viết ra rõ ràng

Tin tức hay chi tiết về sự kiện được tác giả nói hay
viết rõ ràng.

Phần kinh văn Các từ hay các câu hay một đoạn Kinh Thánh được
dùng.

Ngôn ngữ phụ ngôn ngữ mà người đó đã học sau ngôn ngữ của
mình. Ngôn ngữ phụ thường không phải là tiếng mẹ
đẻ, nhưng là một ngôn ngữ dùng trong buôn bán hay
truyền thông quốc ngữ.



Hướng dẫn Sử dụng Bộ Sách Giải Nghĩa HD-77

 Cách Sử Dụng Sách Giải Nghĩa

 Lời Hướng Dẫn Tổng
Quát

• Cách tốt nhất để sử dụng Sách Giải Nghĩa là luôn luôn căn cứ vào
nó trong khi bạn chuyển ngữ một sách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn,
bạn có thể dùng nó làm tài liệu khi bạn có sự khó khăn trong lúc
chuyển ngữ một câu.

• Hãy đọc lời giới thiệu của Lời Giải Nghĩa trước khi bạn bắt đầu
chuyển ngữ một sách. Làm như vậy sẽ giúp bạn hiểu được mục
đích, bối cảnh và nội dung của toàn sách.

• Trước khi bạn bắt đầu chuyển ngữ một tiểu đoạn, hãy đọc lời giải
nghĩa cho tiểu đoạn đó. Các lời giải nghĩa này sẽ giúp cho bạn
hiểu những cách chọn lựa để giải kinh và sẽ báo cho bạn biết nếu
có nan đề nào bạn có thể gặp trong sự chuyển ngữ.

• Sau khi bạn đã đọc lời giải nghĩa, hãy nghiên cứu Phần Kinh
Thánh Cần Chuyển Ngữ (PKTCCN). So sánh Câu Kinh Thánh
Gốc, là hàng chữ trên cùng của Phần Kinh Thánh Cần Chuyển
Ngữ (PKTCCN), và Câu Định Nghĩa ở bên dưới.

• Câu Định Nghĩa của PKTCCN không phải là “câu chuyển ngữ
mẫu;” tức là, bạn không nên chuyển ngữ trực tiếp từ Câu Định
Nghĩa. Mục đích của nó là để giúp cho bạn hiểu ý nghĩa của câu
Kinh Thánh.

Phần Giới Thiệu Của Sách Giải Nghĩa

Vị trí của phần giới
thiệu

Mỗi sách trong loạt sách này đều bắt đầu bằng phần giới thiệu. Phần
giới thiệu giúp người đọc có một cái nhìn tổng quát về toàn cuốn
sách đó. Sách dài có thể cũng có phần giới thiệu riêng trước mỗi phân
đoạn chính của sách.

Sự quan trọng của
phần giới thiệu

Trước khi bắt đầu chuyển ngữ bất cứ sách nào trong Kinh Thánh
người chuyển ngữ cần phải hiểu:

• Bối cảnh của cuốn sách, kể cả tác giả là ai (nếu biết), hoàn cảnh
khi sách được viết, và độc giả mà sách muốn nhắm vào.

• Mục đích của tác giả, đó là lý do tại sao tác giả viết sách này.

• Nội dung của sách. Người chuyển ngữ cần phải biết rõ cả cuốn
sách viết/nói về gì, cũng như chủ đề và phân đoạn.

• Dàn bài của sách, cho thấy các phân đoạn cũng như tiểu đoạn
chính của nó.

Những chi tiết này được ghi rõ trong phần giới thiệu.
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Lời Giải Nghĩa

Nội dung tổng quát
của các Lời Giải
Nghĩa

Các Lời Giải Nghĩa cung cấp các chi tiết về các phần chính của cuốn
sách. Phần của sách mà các Lời Giải Nghĩa đề cập đến trước hết được
trích dẫn bằng chữ in nghiêng đậm của Câu Kinh Thánh Gốc trong
Phần Kinh Thánh Cần chuyển ngữ. Sau đó Lời Giải Nghĩa giải thích
ý nghĩa trong nguyên văn Hy-lạp một cách chi tiết và cũng cảnh giác
người chuyển ngữ về các nan đề có thể có trong khi chuyển ngữ. Một
sự giải thích đầy đủ hơn về một vài điểm phức tạp có thể được bao
gồm trong lời phụ chú ở cuối sách này.

Các thông tin được
chứa đựng trong các
Lời Giải Nghĩa

Các Lời Giải Nghĩa chứa đựng các tin tức sau đây:

• Những vấn đề của đoạn kinh văn

• ý nghĩa trong nguyên bản Hy-lạp

• Các cách giải thích khác

• Những nan đề về chuyển ngữ

Trong những trang kế sẽ giải thích về mỗi mục trên.

Những vấn đề của
đoạn kinh văn

Không có một bản thảo Tân Ước Hy-lạp nào còn lại. Những bản Tân
Ước Hy-lạp cũ nhất hiện có chỉ là những bản sao lại từ bản nguyên
thuỷ/nguyên bản. Có một số khác biệt nhỏ giữa các bản sao với nhau.
Một số bản thảo dùng một số từ riêng biệt, trong khi đó các bản thảo
khác dùng từ hơi khác nghĩa một chút. Vì vậy phải quyết định xem từ
nào có thể là từ mà tác giả dùng trong nguyên văn.

Học giả Kinh Thánh, những người nghiên cứu những bản thảo Tân
ước xưa hơn trong tiếng Hy-lạp, tin rằng chúng ta có thể biết chính
xác đến 95 phần trăm những gì các bản thảo nguyên thuỷ Hy-lạp nói.
Một hai chỗ có sự khác biệt trong bản văn, điều đó dẫn đến sự khác
biệt trong ý nghĩa. Lời Giải Nghĩa chỉ bàn đến những điểm khác biệt
trong bản văn có tầm quan trọng cho việc chuyển ngữ mà thôi.

Cách viết các từ Hy-lạp trong Lời Giải Nghĩa

Có một vài từ Hy-lạp được trích dẫn trong Lời Giải Nghĩa. Những
chữ này được viết nghiêng. Từ Hy-lạp được viết bằng mẫu tự La-tinh,
ngoại trừ hai chữ được viết có dấu ở trên. Từ Hy-lạp eta được viết như
J. Hy-lạp omega được viết như U.

Các từ và sự cấu trúc văn phạm của tiếng Hy-lạp rất khác với tiếng
Việt. Hãy nhớ Sách Giải Nghĩa nhằm mục đích giúp cho người
chuyển ngữ hiểu trọn ý nghĩa ở trong nguyên bản Hy-lạp.
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Lời Giải Nghĩa, tiếp theo

ý nghĩa trong nguyên
bản Hy-lạp

Khi ý nghĩa của bản văn gốc không thể hiểu được rõ ràng hay khó
hiểu đối với độc giả thời nay, Lời Giải Nghĩa sẽ có sự giải thích. Thí
dụ như:

• Các từ hay các nhóm từ mà các tác giả trong Kinh Thánh dùng
theo nghĩa bóng, như là các ẩn dụ, câu hỏi tu từ, và các thành
ngữ.

• Các từ hay các nhóm từ có thể có nhiều hơn một ý nghĩa.

• Các quan niệm lạ không quen thuộc, như một số phong tục trong
Kinh Thánh.

• Văn phạm không quen thuộc, không tự nhiên đối với tiếng Việt.

• Các câu tục ngữ và chuyện ngụ ngôn.

Các cách giải nghĩa
khác

Một số câu hay đoạn Kinh Thánh có cách giải nghĩa khác. Một số
học giả Kinh Thánh cho rằng câu này hay đoạn này có nghĩa như thế
này, và một số học giả khác lại cho là có ý nghĩa khác.

Các Lời Giải Nghĩa không giải thích tất cả các ý khác nhau,
nhưng chỉ giải thích những ý ảnh hưởng đến việc chuyển ngữ. Các
bản dịch thường được tham khảo cho việc chuyển ngữ là Bản Dịch
Mới, Bản Dịch Cũ, Bản Diễn ý, Bản Công Giáo có sự giải thích khác
nhau về cùng một vấn đề.

Cách trình bày các cách giải nghĩa khác nhau

Lời Giải Nghĩa luôn luôn liệt kê sự giải nghĩa hợp với ngữ cảnh nhất
bằng con số (1). Sự đề nghị này dựa trên việc nghiên cứu cẩn thận
đoạn Kinh Thánh và dùng các sách giải nghĩa Kinh Thánh cũng như
các sách tham khảo khác. Những cách giải nghĩa khác được liệt kê
dưới sự giải thích đầu tiên và đánh số (2), (3), …v.v…

Thí dụ

Đây là một thí dụ về cách giải nghĩa có thể chấp nhận của 1 Giăng
4:2b:

4:2b
Chúa Cứu Thế Giê-su: Các học giả không đồng ý với
nhau về chữ Cứu Thế là một phần của tên hay là tước vị
có nghĩa là “Đấng Cứu Thế”:

(1) Nhiều học giả nghĩ rằng chữ Cứu Thế là một phần
của tên ( BDC, BDY, BCG).

(2) Một số học giả nghĩ rằng chữ Cứu Thế là một tước
vị, và vì vậy câu đó có nghĩa là “Chúa Giê-su là
Đấng Cứu Thế và Ngài đến thế gian như một con
người” (BDM).

Đề nghị nên theo cách giải thích thứ nhất.
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Lời Giải Nghĩa, tiếp theo

Các nan đề của việc
chuyển ngữ

 Khi có khó khăn trong việc dùng chữ để diễn tả ý nghĩa  đối với ngôn ngữ
của bạn vì sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hoá, chúng tôi cung cấp lời cố
vấn về việc chuyển ngữ. Các nan đề trong việc chuyển ngữ gồm có:

• Cách nói tượng hình
• Quan hệ giữa các mệnh đề
• Thể thụ động
• Có thể sắp đặt lại thứ tự
• Lập lại
• Thể thơ
• Thông tin hàm ý

 Thông tin hàm ý

 Mục đích của Sách Giải Nghĩa là giúp đỡ bạn hiểu, sát nghĩa nhất, tất
cả ý nghĩa của những đoạn kinh văn mà các đọc giả thời đó đã hiểu
khi họ đọc đoạn kinh văn gốc.

 Sự khác biệt về ngôn ngữ, bối cảnh văn hoá, và hoàn cảnh thường ngăn
cản các đọc giả hiện đại hiểu được ý nghĩa nguyên thuỷ. Đôi khi tác
giả giả định rằng đọc giả của ông đã hiểu các dữ kiện nhất định và vì
vậy ông không nói đến trong đoạn kinh văn. Đôi khi phần quan trọng
của ý nghĩa được hàm ý, đọc giả thời đó đã hiểu đúng ý nhưng có thể
khó hiểu đối với đọc giả hiện đại. Khi cần phải có các thông tin hàm ý
này để hiểu được đoạn văn, Sách Giải Nghĩa giải thích loại thông tin
được hàm ý này.

 Cách trình bày các cách chuyển ngữ khác nhau

Nếu trong Lời Giải Nghĩa có nhiều hơn một cách để trình bày ý nghĩa,
những cách giải nghĩa khác sẽ đánh dấu bằng những chấm ( ) thay vì
bằng số. Làm như vậy để cho thấy rằng những cách giải nghĩa khác
này có giá trị như nhau. Bạn có thể dùng theo cách nào phù hợp và tự
nhiên với ngôn ngữ của bạn nhất, hay bạn có thể chọn một cách nào
đó mà nó thích hợp hơn những cách được đề nghị. Dưới đây là một thí
dụ trong sách Tích:
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Các nan đề của việc chuyển
ngữ, tiếp theo

3:2b
nhưng phải tỏ sự hòa nhã: Trong bản Hy-lạp đây có nghĩa
là “không đánh nhau”. Cùng một từ Hy-lạp này được dùng
ở trong 1 Ti-mô-thê 3:3. Đây muốn nói đến một người
thích cãi cọ, bất đồng ý kiến và gây lộn với người khác.
Một Cơ Đốc nhân nên tránh sự tranh luận với người khác.
Hai cách để chuyển ngữ ở đây:

• Theo cách tích cực:

Hãy bảo các con dân Chúa sống hoà thuận với
nhau.
-HAY-,

…sống với mọi người một cách hoà thuận.

• Theo cách tiêu cực: “không đánh nhau” hay
“không tranh luận” [với người khác].

Cách sắp đặt các Lời
Giải Nghĩa

Các sách trong Kinh Thánh được chia ra làm những Phân
Đoạn, Tiểu Đoạn và Đoạn văn trong Bộ Sách Giải Nghĩa.

Phân Đoạn

Mỗi Phân Đoạn là một phần chính của sách. Mỗi Phân Đoạn
mới được bắt đầu bằng một chủ đề cho Phân Đoạn. Câu tóm
tắt chủ đề trong phần chính này của sách là được in trong một
khung in đậm như sau:

Chủ Đề của Phân Đoạn

Dưới khung này có những lời tóm tắt tổng quát về ý nghĩa của
toàn Phân Đoạn.

Tiểu đoạn

Mỗi tiểu đoạn được bắt đầu bằng chủ đề của Tiểu Đoạn. Chủ
đề này tóm tắt ý tưởng chính trong Tiểu Đoạn hay nói đại ý về
nội dung của Tiểu Đoạn.

Mỗi chủ đề được đặt trong một khung có nền xám và các cạnh
khung lợt hơn khung của Phân Đoạn. Sau đây là một thí dụ:

Chủ đề của Tiểu Đoạn

Khung này được nối tiếp bằng lời giải nghĩa tổng quát chung
cho cả Tiểu Đoạn.
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Lời Giải Nghĩa, tiếp theo

Cách sắp đặt các Lời
Giải Nghĩa, tiếp theo

Chủ đề của Tiểu Đoạn trong Bộ Sách Giải Nghĩa có thể giúp bạn
chọn chủ đề của Tiểu Đoạn trong bản dịch của bạn. Bạn cũng nên
tham khảo các chủ đề của Tiểu Đoạn trong các bản dịch khác và chủ
đề được Sách Giải Nghĩa đề nghị. Hãy nhớ là các chủ đề này không
phải là một phần của đoạn kinh văn nguyên thuỷ, vậy nên, bạn không
cần phải chuyển ngữ chủ đề ở trong Sách Giải Nghĩa hay các bản
dịch khác. Bạn nên tự đặt ra chủ đề cho bản dịch của bạn, như vậy nó
sẽ giúp ích cho người đọc và nghe được tự nhiên hơn trong ngôn ngữ
của bạn. Muốn viết chủ đề các tiểu đoạn, hãy theo những bước sau
đây:

(1) Nghiên cứu cả phần Kinh Thánh một cách cẩn thận. Sau đó nghĩ
về chủ đề của Tiểu Đoạn Kinh Thánh.

(2) Quyết định làm thế nào để trình bày chủ đề một cách tự nhiên
trong ngôn ngữ của bạn mà chỉ cần dùng một ít từ/một câu ngắn
gọn. Chủ đề cần phải được vắn tắt.

Các Đoạn Văn

Sách Giải Nghĩa chia các Tiểu Đoạn thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là
các Đoạn Văn. Mỗi Đoạn Văn thường có khoảng từ 2 đến 5 câu.
Mỗi Đoạn Văn được bắt đầu bằng một khung không có màu không
có chữ chỉ có số đoạn và số câu. Thí dụ: Ê-xơ-tê chương 8 từ câu 5
đến câu 17 được trình bày như sau:

Đoạn Văn 8:5-17

Theo sau khung này là những lời giải nghĩa tóm tắt ý chính của Đoạn
Văn. Thí dụ: Ê-xơ-tê 8:5-17:

Những câu này trái ngược với Ê-xơ-tê 4:1-3. Mạc-đô-
chê mặc áo bào thay vì bao gai, và có sự vui mừng
thay vì tang chế.

Các Đoạn Văn của Sách Giải Nghĩa thường đi đôi với các Đoạn Văn
trong đoạn Kinh Thánh. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể nối hai, ba
Đoạn Văn với nhau thành một Đoạn Văn trong bản dịch của bạn, nếu
đó là điều cần thiết. Hay bạn có thể tách một Đoạn Văn ra làm mấy
phần. Nói một cách khác, những đơn vị này không bắt buộc phải
giống y như các Đoạn Văn của Kinh Thánh.
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Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ

Sự Mô tả Khung ở trên đầu về phía bên phải của mỗi trang giấy chứa đựng Phần
Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ (PKTCCN). Bạn nên dùng PKTCCN với Lời
Giải Nghĩa của nó chặt chẽ với nhau. Làm như vậy sẽ giúp cho bạn hiểu rõ
ý nghĩa của đoạn kinh văn bạn đang chuyển ngữ.

Mỗi câu trong đoạn kinh văn được in với Câu Kinh Thánh Gốc (CKTG) và
Câu Định Nghĩa (CĐN) thí dụ:

1:38b Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.
Rồi thiên sứ biến đi.

Câu Kinh Thánh Gốc Trong Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ câu trên cùng gọi là Câu
Kinh Thánh Gốc (thường là từ Bản Dịch Mới hay một bản nào khác
sẽ có chú thích). Câu Kinh Thánh Gốc được in đậm.

Thỉnh thoảng có thêm một Câu Kinh Thánh Gốc thứ nhì từ bản dịch
khác, hàng này cũng được in đậm. Thí dụ Công Vụ 18:10a:

18:10a vì Ta ở với con. Không ai làm hại con được,
(BCG) vì Thầy ở vời con; không ai tra tay hại con
được,

Sắp Đặt Lại Thứ Tự Câu Kinh Thánh Gốc

Đôi khi thứ tự của các mệnh đề trong Câu Kinh Thánh Gốc được thay
đổi thứ tự để có thể diễn tả ý nghĩa một cách rõ ràng hơn. Đây là một
thí dụ sắp đặt lại thứ tự của Công Vụ 16:6a và b:

16:6 Phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì
Thánh Linh ngăn họ truyền giảng Đạo Chúa tại Tiểu
¸.

16:6a-b (Được sắp đặt lại như  sau:)

16:6b Vì Thánh Linh ngăn họ truyền giảng Đạo Chúa tại Tiểu ¸,
Phao-lô và Si-la muốn rao giảng Tin Lành tại vùng Tiểu ¸,
nhưng Đức Thánh Linh bảo họ không nên đi đến đó.
-HAY-
Họ đã có ý định đi đến vùng Tiểu á để rao giảng sứ điệp [về
Chúa Giê-su] ở tại đó, nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn cản
họ [đi đến đó].

16:6a phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti.
Do đó Phao-lô và những người cộng tác của ông [bấy giờ] đi
qua các vùng của xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti.

Nếu cần, dấu ngoặc vuông [ ] được dùng trong Phần Kinh Thánh Cần
Chuyển Ngữ để đánh dấu những chữ được thêm vào và giúp cho Câu
Kinh Thánh Gốc Sắp Đặt Lại được rõ ràng như trong Công Vụ
16:6a-b ở trên.
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Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ, tiếp theo

Câu Định Nghĩa Dưới Câu Kinh Thánh Gốc là Câu Định Nghĩa. Câu này bày tỏ ý nghĩa
trực tiếp của câu Kinh Thánh theo cách dễ hiểu nhất. Thí dụ, câu này
diễn tả ý của các câu thành ngữ hay cách nói tượng hình.

Đôi khi một Câu Định Nghĩa nữa được thêm vào để diễn tả cùng một ý
nghĩa bằng một cách khác. Khi có nhiều Câu Định Nghĩa, từ -HAY-
xuất hiện giữa hai câu để cho thấy là có cách khác để diễn tả cùng một
ý. Thí dụ: Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ của Công Vụ 1: 1b
giống như thế này:

1:1b tôi có tường thuật đầy đủ mọi điều Đức Giê-su đã
thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu
Tôi đã chọn và ghi rõ nhiều điều Chúa Giê-su đã
dạy và đã làm
-HAY-
Tôi đã kể lại rất nhiều việc Chúa Giê-su đã dạy bảo
và đã thực hiện

Nếu có các cách giải thích khác nhau cho cùng một câu, chúng được
liệt kê và giải thích trong Lời Giải Nghĩa chứ không có trong Phần
Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ. Chỉ có cách giải thích đề nghị (cách
đầu tiên) là được in trong Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ.

Tin Tức Hàm ý

Trong một vài trường hợp, để cho người đọc hiểu ý nghĩa của một
câu, người đọc cần được cung cấp thêm tin tức. Trong trường hợp đó,
Câu Định Nghĩa, được thêm tin tức hàm ý này trong ngoặc vuông [ ],
để cho thấy rằng những tin tức được thêm vào này không có ghi rõ
ràng trong nguyên bản.

Thí dụ:

1:6b “Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục
vương quốc cho Y-sơ-ra-ên không?”
“Thưa Chúa, bây giờ Chúa sẽ làm vua trên [chúng
tôi và cả] dân Y-sơ-ra-ên như [Vua Đa-vít đã trị vì
trong Cựu Ước?]”

Hãy nhớ là mục đích đầu tiên của Câu Định Nghĩa là để giúp cho bạn
hiểu rõ phần kinh văn. Bạn là người quyết định cách chuyển ngữ ý
nghĩa ấy và có nên thêm tin tức hàm ý hay không.



Hướng dẫn Sử dụng Bộ Sách Giải Nghĩa HD-1515

Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ, tiếp theo

Cách sắp đặt Phần
Kinh Thánh Cần
Chuyển Ngữ

Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ được sắp đặt cùng một cách như
Sách Giải Nghĩa

• Phân Đoạn,

• Tiểu Đoạn,

• Đoạn Văn.

Phân Đoạn

Hầu hết trong mọi trường hợp, chủ đề của những Phân Đoạn không
tìm thấy trong Phần Kinh Thánh Cần Chuyển Ngữ (PKTCCN ).
PKTCCN không có nhiều chủ đề, vì nó chỉ là một thí dụ cho một số
chủ đề, có thể bạn muốn có trong bản dịch của bạn, một vài hình ảnh
thay vì trình bày cho nguyên cả sách.

Tiểu Đoạn

Phần bắt đầu của một Tiểu Đoạn được đánh dấu trong Phần Kinh
Thánh Cần Chuyển Ngữ giống ở trong các Lời Giải Nghĩa. Câu chủ
đề của Tiểu Đoạn được in vào trong một khung in lợt và có nền mầu
xám:

Chủ đề của Tiểu Đoạn

Các Đoặn Văn

 Các phần được bắt đầu bằng một dấu (ả) trong Câu Định Nghĩa. Dấu
này xác nhận những chỗ bạn có thể bắt đầu một phần mới. Thí dụ:

1:1a Chúng tôi là Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Chúa Cứu
ThÕ Giª-su,
¶ Thư này của Phao-lô và Ti-mô-thê, các đầy tớ của
Chúa Cứu Thế Giê-su, [tôi],  Phao-lô
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Thứ Tự Cần Phải áp Dụng Trong Khi Chuyển Ngữ

Các bước cho mỗi sách

Bước Điều nên làm

1 Đọc suốt cả sách bạn định chuyển ngữ.

2 Đọc các phần, Giới Thiệu, Dàn Bài, và Tóm Tắt trong Sách Giải Nghĩa Cho Người
Chuyển Ngữ. Làm như vậy, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ mục đích, bối cảnh và nội dung của
sách.

Các bước cần phải theo cho mỗi Tiểu Đoạn

Bước Hành động Mô tả hành động

1 Hãy đọc
tiểu đoạn bạn
sắp chuyển
ngữ.

• Đọc kỹ tiểu đoạn trong ít nhất là hai bản dịch tiếng Việt khác nhau,
thí dụ, Bản Dịch Mới (BDM), Bản Dịch Cũ (BDC) Bản Diễn ý
(BDY) và Bản Công Giáo (BCG). Nếu có một bản dịch nào khác có
ngôn ngữ gần với ngôn ngữ của bạn, hay một ngôn ngữ nào đó mà
bạn đọc viết và hiểu thông thạo, bạn nên đọc bản dịch đó.

 2  Hãy
NGHIÊN
CỨU  ý
nghĩa của
tiểu đoạn.

• Tìm chủ đề chính của tiểu đoạn.
• Hãy suy nghĩ về sự liên hệ giữa tiểu đoạn này vớí các tiểu đoạn

trước và sau.
• So sánh với các bản dịch khác mà bạn đang có.
• Ghi chú những chỗ có ý nghĩa không rõ ràng hay chỗ khó chuyển

ngữ như cách nói tượng hình, câu hỏi tu từ hay sự khác biệt về văn
hoá.

• Dùng các sách giải nghĩa khác, nhất là Sách Giải Nghĩa Cho Người
Chuyển Ngữ, để giải quyết những nan đề bạn tìm thấy.

 3  Hãy SUY
NGHĨ về
cách bạn sẽ
chuyển ngữ
tiểu đoạn này
sang ngôn
ngữ của bạn.

• Suy nghĩ về cách bạn sẽ chuyển ngữ cho cả nguyên tiểu đoạn trước
khi bạn bắt đầu.

• Cố gắng chuyển ngữ liên tục suốt cả đoạn, không nên dừng lại sau
mỗi câu. Làm như vậy sẽ giúp cho bản dịch của bạn được tự nhiên
hơn. Bạn có thể sửa chữa bản văn cho chính xác sau đó.

• Một số người chuyển ngữ tin rằng, việc nói vào máy ghi âm trước,
rất giúp ích cho họ.

 4  Hãy ghi
xuống trên
giấy

• Bắt đầu ghi xuống trên giấy bản dịch của tiểu đoạn.
• Suy nghĩ tìm cách diễn tả ý nghĩa một cách rõ ràng hơn. Có thể cần

đọc lại nhiều lần những gì bạn vừa ghi xuống.
• Xét lại từng chi tiết trong bản dịch của bạn với các bản dịch tiếng

Việt để xem các từ ngữ bạn vừa dùng có chính xác hay không.
Điều quan trọng là bạn không nên đổi ý, thêm ý, hay bỏ qua một ý
nào cả.

 5  Hãy ĐọC
bản dịch của
bạn.

• Đọc lớn tiếng tiểu đoạn bạn vừa dịch cho chính tai bạn nghe, để
xem thử nó có được tự nhiên, rõ ràng, và dễ hiểu không?

• Đọc tiểu đoạn bạn vừa chuyển ngữ cho vài người khác nghe và hỏi
họ nghe có tự nhiên không. Nếu họ bảo không tự nhiên, thay đổi từ
ngữ, cách dùng văn phạm, cho đến khi dễ hiểu và dễ đọc.
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Các Nguyên Tắc Chuyển Ngữ Cần Phải Nhớ

Chuyển ngữ theo ý
nghĩa

Việc quan trọng mà người chuyển ngữ cần phải luôn luôn để ý là:
Tìm một từ diễn đạt đúng ý nghĩa của từ trong bản gốc.

Không bao giờ nên chuyển ngữ theo từng từ một. Thay vào đó, bạn
phải:

• Hiểu ý nghĩa đúng của bản gốc. Nghiên cứu cẩn thận để tìm chiều
sâu của ý nghĩa mà bạn không ngờ tới.

• Tìm cách diễn tả ý nghĩa ấy qua ngôn ngữ của bạn một cách chính
xác, rõ ràng và tự nhiên.

Thay đổi thứ tự nếu
cần

Có nhiều lúc bạn cần phải thay đổi thứ tự của các từ hay nhóm từ để
truyền thông ý nghĩa sang ngôn ngữ của bạn cách rõ ràng. Tìm những
thứ tự khác nhau để có thể diễn tả ý nghĩa rõ ràng và tự nhiên nhất.

Thay đổi chiều dài của
câu

Có thể đôi khi bạn cần phải dùng mấy câu ngắn để chuyển ngữ một
câu dài trong bản gốc. Có lúc bạn lại phải cần nối mấy câu ngắn lại
với nhau. Bạn phải diễn tả ý nghĩa chính xác theo cách mà các người
đọc thấy dễ hiểu nhất.

Làm sáng tỏ ý nghĩa
của các thành ngữ và
cách nói tượng hình

Cách để chuyển ngữ các thành ngữ hay cách nói tượng hình trong bản
gốc được rõ ràng là chuyển ngữ theo ý nghĩa, không chuyển ngữ theo
từng từ một; có nghĩa là bạn dùng cách nói nào đó trong ngôn ngữ
của bạn để diễn đạt đúng ý nghĩa theo bản gốc. Đôi khi bạn nên dùng
một thành ngữ hay cách nói tượng hình trong ngôn ngữ bạn nếu nó
phù hợp với ý nghĩa của bản gốc, đó cũng là cách để truyền thông ý
nghĩa của bản dịch gốc đến người đọc một cách rõ ràng.



HD-18                      bộ sách Giải nghĩa

Chúng Tôi Cần ý Kiến Của Bạn

Điều gì có ích? Điều gì
không có ích?

Chúng tôi mong muốn Sách Giải Nghĩa Cho Người Chuyển Ngữ có
ích lợi thực tế cho người chuyển ngữ. Xin vui lòng cho chúng tôi biết:

(a)  những điều bạn tìm thấy trong Sách Giải Nghĩa Cho Người
Chuyển Ngữ có ích lợi và bạn đang dùng nó, (kể cả các lời hướng
dẫn), và....

(b)  những điều bạn nghĩ nên sửa đổi theo một cách nào khác vì bạn
không dùng nó được. Chúng tôi hoan nghênh mọi nhận xét, phê
bình và đề nghị của các bạn.

Chúng tôi cần bạn góp ý!

Người đón nhận ý
kiến:

Xin vui lòng gởi ý kiến của bạn đến:

Bộ Sách Giải Nghĩa
Study Guides Press
P.O. Box 382006
Duncanville, Texas 75138
USA



Các thành phần của sách giải nghĩa

 Tiểu Đoạn 8:16-18  Hãy rao truyền chân lý và cẩn thận về điều các con nghe

Chủ đề của hai câu đầu tiên trong tiểu đoạn này là các tín hữu phải nói
lại với người khác những điều Đức Chúa Trời hay Đức Giê-su đã phán
với mình. Đây là một phần của việc vâng lời Đức Chúa Trời. Điều này
quan hệ đến chuyện ngụ ngôn trong 8:4-15 với ý nghĩa là các môn đệ
cần phải để sứ điệp của Đức Chúa Trời sinh ra thái độ tốt trong họ cũng
như đất tốt giúp cho hạt giống sinh ra nhiều bông trái tốt. Đây có nghĩa
là không những các môn đệ phải lắng nghe chân lý một cách cẩn thận,
nhưng cũng phải vâng theo và nói cho người khác biết nữa. Trong 8:18
có lẽ Chúa Giê-su tiếp tục kêu gọi mọi người nên lắng nghe cách cẩn
thận (8:8b), sau khi Đức Giê-su ngừng dạy để giải nghĩa về ý nghĩa và
mục đích của chuyện ngụ ngôn (8:9-15).

 8:16-17  Chân lý phải được
bày tỏ

ánh sáng ở đây tượng trưng cho
Phúc Âm, Đức Chúa Trời sẽ giải
thích Phúc Âm rõ ràng cho những
người tin. Người đốt đèn biểu
hiệu cho các môn đệ là những
người đã được Đức Giê-su dạy dỗ.

8:16a
Không ai thắp đèn rồi đem giấu
trong thùng: Khi một người thắp
đèn, người ấy không lấy thùng
hay chậu mà đậy lại. Mọi người
đều biết làm như vậy là phí phạm
ánh sáng chiếu ra từ cây đèn.
Môn đệ của Đức Giê-su không
nên dấu hay che đậy Phúc Âm về
Đức Giê-su.

8:16b
nhưng đặt trên giá đèn: Người
ấy đặt ngọn đèn đã thắp lên trên
một cái chân đèn hay một cái kệ
để cho mọi người đều thấy.

để ai bước vào cũng thấy ánh
sáng: Những người được đề cập
đến ở đây là những người sẽ nghe
Phúc Âm.

8:17a
Vì: Từ Vì dùng ở đây cho thấy
nhóm từ theo sau giải thích tại
sao họ phải làm điều đã nói ở
trong 8:16.

không có điều gì giấu kín mà sẽ
không bị tiết lộ: Có thể có hai ý
nghĩa cho 8:17a:

(1) Điều này liên quan đến nói sứ
điệp về sự cai trị của Đức
Chúa Trời cho những người
khác.

(2) Điều này liên quan đến điều
gian ác mà người ta làm sẽ bị
Đức Chúa Trời phơi bày ra.

Chúng tôi đề nghị cách giải thích
(1) vì nó được các sách giải nghĩa
và nhiều bản dịch hỗ trợ mạnh
hơn.

Câu Chủ Đề cho
Tiểu Đoạn

Lời Giải Nghĩa
về Tiểu Đoạn

Tóm tắt
Đoạn Văn

Cách Giải Thích
được đề nghị

Các Cách Giải
Thích khác

 Khung đánh
dấu Tiểu Đoạn

Các câu của
Tiểu Đoạn

Khung đánh dấu
Đoạn Văn mới

Các câu trong
Đoạn Văn

Lời Giải Nghĩa

nghiêng đậm
Một phần của
câu, và lời giải
thích của nó
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các thành phần của  câu
định nghĩa

8:15a Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những
người nghe đạo với thành tâm thiện ý,
Nhưng các hạt giống rơi vào chỗ đất tốt tượng
trưng cho những người có tấm lòng tốt và chân
thật.
-HAY-
Nhưng [thí dụ về] hạt giống rơi nơi đất tốt tượng
trưng cho người tốt, chân thật.

8:15b giữ vững đạo
Họ nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời và tin chắc
lấy,

8:15c và nhờ kiên trì sinh kết quả.
và [trong đời sống họ có] các việc tốt lành kết
quả từ sự kiên nhẫn [làm theo lời của Đức Chúa
Trời].”

Tiểu đoạn 8:16-18  Hãy rao truyền chân lý và
cẩn thận về điều các con nghe

8:16a “Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng
hay để dưới gầm giường,
¶ [Đức Giê-su tiếp tục nói:] “Khi một người thắp
một cái đèn, người ấy không lấy thùng đậy lên
hay để dưới gầm giường.

8:16b nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng
thấy ánh sáng.
Không. Người ấy để nó lên một cái chân [đèn]
để người ta có thể thấy nó khi họ đi vào [nhà].

Câu Chủ Đề cho
Tiểu đoạn

Câu Định Nghĩa

Các câu trong
Tiểu đoạn

Câu Kinh Thánh
Gốc

(Bản Dịch Mới)

Câu định nghĩa
thứ hai

Ký hiệu đánh
dấu  Đoạn Văn

mới

Ký hiệu của tin
tức hàm ý
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GIỚI THIỆU SÁCH PHI-LÊ-MÔN

Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Phi-Lê-Môn cùng một lúc ông viết thư cho người Cô-lô-se (các con
dân Chúa sống trong thành phố Cô-lô-se). Phao-lô đang ở trong tù, có lẽ tại La-mã, khi ông viết
hai lá thư này. Phao-lô có thể đã giao cả hai lá thư này cho Ô-nê-sim và Ty-chi-cơ đem tới Cô-lô-
se. Lúc này vào khoảng 30 hay 35 năm sau khi Chúa Giê-su Cơ Đốc chết.

Phao-lô viết thư này cho Phi-lê-môn, có lẽ ông là một người Hy-lạp sống trong thành phố Cô-lô-
se. Phao-lô đã gặp Phi-lê-môn và nói cho ông biết về Phúc Âm (c. 19). Kết qủa là, Phi-lê-môn đã
tiếp nhận Đức Cơ Đốc và hội nhập với các con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Phi-lê-môn có một người nô lệ, tên là Ô-nê-sim. (Cô-lô-se 4:9 cho thấy Ô-nê-sim, cũng là một
người Hy-lạp, ở Cô-lô-se.) Ô-nê-sim đã trốn chủ mình và đi đến La-mã. Tại đó Ô-nê-sim gặp
Phao-lô, người giúp đỡ nó trở thành tín đồ (c. 10). Và Ô-nê-sim đã giúp đỡ Phao-lô trong khi ông
ở tù. Có vẻ như Phao-lô đề nghị Ô-nê-sim nên trở về với chủ mình, nhưng Ô-nê-sim sợ không
dám làm điều này. Khi người nô lệ bỏ chủ trốn đi đó là một tội nặng. Theo luật La-mã, những
người chủ này có thể giết người nô lệ nếu họ bắt được. Vì thế Phao-lô viết thư này xin Phi-lê-môn
tiếp nhận Ô-nê-sim lại như một anh em trong Chúa (c. 16), và đừng trừng phạt nó.

Phao-lô không nhắc tới Ô-nê-sim ở đoạn mở đầu của thư. Trước hết Phao-lô nhắc cho Phi-lê-môn
nhớ là ông và Phao-lô là bạn với nhau. Cả hai cùng theo Đức Cơ Đốc và như vậy Phao-lô có thể
yêu cầu Phi-lê-môn làm một điều gì đó cho ông. Sau này Phao-lô cho biết điều ông muốn Phi-lê-
môn làm cho ông: ông muốn Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim trở lại. Vì vậy ông viết thư này để
thuyết phục Phi-lê-môn làm theo điều ông xin. Trong các câu 4-7, ông nói tốt cho Phi-lê-môn
như một người bạn trong Đức Cơ Đốc. Trong các câu 8-11, ông xin Phi-lê-môn giúp đỡ Ô-nê-
sim. Trong các câu 12-19, ông giải thích tại sao tiếp nhận lại Ô-nê-sim là một điều tốt. Và trong
các câu 20-21 ông cho thấy rõ là ông mong đợi Phi-lê-môn đồng ý với ông.

Phong tục về nô lệ

Người nô lệ là người thuộc về một người khác, tức là người chủ của họ. Người chủ bảo người nô
lệ điều họ phải làm và có thể trừng phạt họ nếu họ không vâng lời. Người chủ không trả công cho
người nô lệ, nhưng cung cấp thức ăn, quần áo và chỗ ở. ở một vài nước, người ta có thể mua hay
bán nô lệ giống như mua bán súc vật. Những người nô lệ thường không được luật pháp bảo vệ
như các công dân khác.

Phong tục nô lệ bắt đầu từ hàng ngàn năm trước. Đôi khi người ta không trả nợ được, họ làm nô
lệ cho người chủ nợ. Đôi khi đàn bà và trẻ con cũng bị bán làm nô lệ. Con cái sanh ra khi cha mẹ
làm nô lệ cũng trở thành nô lệ. Những người bị bắt trong chiến tranh cũng bị làm nô lệ. Trong
nhiều nền văn hóa, người nô lệ chỉ được tự do khi người chủ muốn thả. Khi người chủ làm như
vậy, người nô lệ thường phải trả tiền chuộc.

Phao-lô và Phê-rơ chỉ bảo các nô lệ đã trở thành con dân Chúa trong các thư tín của họ trong Tân
Ước (TƯ) (Xem 1 Cô-rinh-tô 7:21-23, Ê-phê-sô 6:5-6, 1 Phê-rơ 2:18.
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lời giải nghĩa SÁCH PHI-LÊ-MÔN

DÀN BÀI CỦA SÁCH

Chỉ có một chương trong thư của Phao-lô viết cho Phi-lê-môn. Thư này có thể chia ra làm 4 tiểu
đoạn:

Tiểu Đoạn Câu
1.  Lời chào thăm  1-3
2.  Phao-lô cảm ơn Chúa về Phi-lê-môn và cầu nguyện cho ông.  4-7
3.  Phao-lô xin Phi-lê-môn nhận lại Ô-nê-sim, người nô lệ bỏ trốn.  8-21
4.  Những lời chào thăm và tạm biệt 22-25

tóm tắt sách

Trong thư này Sứ đồ Phao-lô viết cho bạn của ông là Phi-lê-môn và xin ông tiếp nhận lại Ô-nê-
sim người nô lệ của ông đã bỏ trốn. Trong lúc xa chủ, Phao-lô đã giúp Ô-nê-sim tiếp nhận Đức
Cơ Đốc. Vậy nên khi trở lại với Phi-lê-môn, Ô-nê-sim không những chỉ là một nô lệ nhưng cũng
là một anh em trong Chúa. Cách Phao-lô yêu cầu làm cho Phi-lê-môn không thể từ chối được.

chủ đề của sách

Trong Bản Dịch Mới (BCM), chủ đề của thư này là “Thư của Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn.” Chủ
đề này cũng có thể dịch là Thư Phao-lô viết cho Phi-lê-môn, hay Thư Phao-lô gửi cho Phi-lê-
môn. Một số ngôn ngữ cần một câu đầy đủ để làm chủ đề. Thí dụ: Đây là thư Phao-lô viết cho
Phi-lê-môn, hay Đây là điều Phao-lô viết cho Phi-lê-môn.

Tiểu Đoạn 1-3  Lời chào thăm

Trong thời Tân Ước (TƯ) khi người ta viết thư, họ thường bắt đầu bằng ba điều. Thứ nhất họ sẽ
đề tên của người viết lá thư. Sau đó họ viết tên người nhận thư. Và sau đó họ gửi lời chào thăm
trong Chúa. Thư này gửi cho Phi-lê-môn có ba phần, gọi là:

• Tên của người viết thư: Phao-lô (c. 1)
• Tên của người nhận thư: Phi-lê-môn (c. 1)
• Lời chào thăm trong Chúa (c. 3)

Bản dịch mà bạn đang dịch có thể sẽ dễ đọc hơn nếu bạn viết thụt vào ở hàng đầu của mỗi phần,
giống như trong BDM.

Để ý cẩn thận cách sắp đặt các chi tiết trong bản dịch của bạn. Những câu hỏi sau đây giúp bạn
suy nghĩ. Trong ngôn ngữ của bạn, cách bắt đầu lá thư thường là gì? Làm thế nào để bạn theo
kiểu đó mà vẫn bao gồm được ba phần của đoạn mở đầu trong thư của Phao-lô? Bạn cần phải giữ
tất cả những điều viết trong phần mở đầu. Thí dụ, đừng bỏ tên của Phao-lô trong phần mở đầu
mặc dầu trong ngôn ngữ của bạn tên người viết thư thường được để ở cuối thư. Một khi bạn đã
chọn được cách tốt nhất, hãy nhất trí dùng cách căn bản ấy trong suốt bản dịch thư của Phao-lô.

Hãy đọc các câu 1-3 cẩn thận trong Bản Dịch Mới (BDM), Bản Dịch Cũ (BDC) và Bản Diễn ý
(BDY). Ssu đó đọc các Lời Giải Nghĩa sau đây trước khi bạn dịch.
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1a
Phao-lô: Sứ đồ Phao-lô viết thư này. Ông
bắt đầu bằng cách xưng tên ông. Trong bản
Hy-lạp ở đây không có động từ. Nhưng
nhiều ngôn ngữ cần phải có một câu đầy đủ
và vì vậy có thể cần phải thêm một động từ
vào đây. Phao-lô đang viết thư này cho Phi-
lê-môn, vậy nên có thể dùng động từ “viết”
hay động từ “chào thăm” ở đây.

Trong một vài ngôn ngữ sẽ không có vẻ
tự nhiên khi dùng ngôi thứ ba số ít để nói
đến chính mình. Thí dụ, Phao-lô nói, “Phao-
lô viết thư này cho anh.” Trong trường hợp
như vậy, có thể dùng ngôi thứ nhất số ít ở
đây: “Tôi, Phao-lô, đang viết thư này.”

một tù nhân của Đức Cơ Đốc Giê-su:
Phao-lô đang nói, “tôi ở trong tù bởi vì tôi
làm việc cho Đức Cơ Đốc Giê-su.” Khi viết
thư này Phao-lô đang ở trong tù. Nhưng đó
không phải là vì ông làm điều gì bậy. Người
ta bỏ ông vào tù vì ông giảng Phúc Âm về
Đức Cơ Đốc Giê-su. Những người không tin
như vậy không thích sứ điệp của ông, vì vậy
họ bỏ ông vào tù.

Đức Cơ Đốc Giê-su: Từ Đức Cơ Đốc
Giê-su là một từ mới, trong BDC được dịch
là Đức Jêsus Christ. Hãy xem mục số 9
trong phần Hướng Dẫn có phần giải thích về
từ này ở trong BDM.

Trong TƯ từ Đức Cơ Đốc Giê-su
thường được viết là Đức Giê-su Cơ Đốc như
trong câu 3. Viết cách nào cũng có cùng một
ý nghĩa. Nếu người đọc bản dịch sẽ nghĩ
Đức Cơ Đốc Giê-su là một người khác với
“Đức Giê-su Cơ Đốc” bạn có thể cần phải
dùng thứ tự quen thuộc “Đức Giê-su Cơ
Đốc” ở đây nữa.

1b
Ti-mô-thê: Ti-mô-thê cũng gửi lời chào
thăm Phi-lê-môn. Ông là bạn thân của Phao-
lô, người làm việc cho Chúa Giê-su giống
như ông Phao-lô đã làm vậy. Theo như điều
chúng ta biết, Ti-mô-thê không giúp Phao-lô
viết thư này. Nhưng ông ở với Phao-lô lúc
Phao-lô viết thư này, và ông cũng muốn gửi
lời chào thăm Phi-lê-môn nữa.

anh em: Từ anh em ở đây ám chỉ một tín
hữu. Tới đây chúng ta biết, Phao-lô, Ti-mô-
thê và Phi-lê-môn không có bà con với nhau.
Ti-mô-thê là một tín hữu trẻ tuổi, một anh
em trong Chúa của Phao-lô cũng như của
Phi-lê-môn và các con dân Chúa khác ở
thành Cô-lô-se.

Từ “anh em” được dùng giữa các con
dân Chúa có nghĩa họ là anh, chị, em thuộc
linh bởi vì họ là con cái Đức Chúa Trời
(trong Bản Diễn ý (BDY): “…và Ti-mô-thê
là một anh em trong Chúa”). Họ liên hệ mật
thiết với nhau theo ý nghĩa này.

Có lẽ bạn có thể dùng từ “anh em” cho
những con dân Chúa là đàn ông và “chị em”
cho những con dân Chúa là đàn bà (giống
như trong câu 2). Hay có lẽ một từ có thể
dùng cho cả đàn ông và đàn bà (giống như
từ “siblings” trong tiếng Anh ám chỉ cả phái
nam lẫn phái nữ không biệt tuổi tác). Nếu
“anh em” chỉ có nghĩa là một người thân
trong gia đình trong ngôn ngữ của bạn và
không ai hiểu liên hệ thuộc linh ở đây, phần
ghi chú ở cuối trang có thể giải thích các
con dân Chúa dùng từ này như thế nào. Hay
có lẽ bạn có thể dùng một từ khác chỉ liên
hệ huyết thống.

1c
Phi-lê-môn là nhân vật chính mà Phao-lô
viết thư này cho. Phi-lê-môn sống trong
thành phố Cô-lô-se. Ông là một nhân vật
quan trọng và có lẽ giàu có. Ông cũng là chủ
của người nô lệ Ô-nê-sim. Phao-lô đã giúp
Phi-lê-môn trở thành tín hữu. (xem c. 19).

thân mến: Từ Hy-lạp dùng ở đây có nghĩa
là “yêu quý.” Cả hai Phao-lô và Ti-mô-thê
đều rất yêu quý Phi-lê-môn. Bạn có thể dịch
ở đây là “Chúng tôi yêu quý anh lắm.”

đồng lao: Cụm từ người đồng lao có nghĩa
là Phi-lê-môn đã giúp rao giảng Phúc Âm
giống như Phao-lô và Ti-mô-thê đã làm. Có
lẽ ông không làm việc cùng một chỗ với
Phao-l«.

2
chị A-phi…A-chíp…hội thánh: Những
người này được kể đến trong lời chào thăm,



tiểu đoạn 1-3 5

Tiểu Đoạn 1-3  Lời Chào Thăm

1a Phao-lô, tù nhân của Đức Cơ Đốc Giê-su
[Tôi, Phao-lô, đang viết thư này] Tôi đang bị tù [bởi vì tôi giảng về]Đức Cơ Đốc
Giª-su.

1b và Ti-mô-thê là một anh em,
Tôi và Ti-mô-thê một tín hữu của chúng ta chào thăm anh, Phi-lê-môn.

1c Kính gởi anh Phi-lê-môn thân mến và đồng lao của chúng tôi,
Chào thăm anh là người bạn thân mến và anh làm việc [cho Đức Cơ Đốc] giống như
chúng tôi làm.

2a Chị A-phi, người chị của chúng tôi,
[Chúng tôi chào thăm] chị A-phi, người chị chúng ta trong Chúa.
-HAY-
[Chào thăm] chị A-phi, người giống như chị của chúng ta.

2b  anh A-chíp, chiến hữu của chúng tôi,
[Chúng tôi cũng chào thăm] anh A-chíp, người giảng[Phúc âm] cách mạnh mẽ với
chúng tôi.

2c cùng hội thánh họp tại nhà anh.
Chúng tôi cũng [chào thăm] các con dân Chúa thờ phượng Chúa ở nhà anh.

nhưng lá thư chính là dành cho Phi-lê-môn.
Bắt đầu câu 4, Phao-lô viết trực tiếp cho Phi-
lê-môn. Ngay cả nếu trong bản dịch của bạn
dùng ngôi thứ hai để gọi Phi-lê-môn, có lẽ
bạn nên nhắc đến những người này bằng
ngôi thứ ba. Thí dụ, “Chúng tôi gửi lời chào
thăm chị A-phi…,” hay “Gửi lời chào thăm
của chúng tôi đến chị A-phi… .” Trong thí
dụ này chị A-phi có thể không có mặt ở đó,
có thể trong ngôn ngữ của bạn phải dùng
ngôi thứ ba để chỉ rõ điểu này.

 A-phi là cách viết mới của tên áp-bi
trong BDC. A-chíp là cách viết mới của tên
Hµ-chÝp trong BDY.

2a
người chị: Phao-lô cũng chào thăm chị A-
phi. A-phi người chị của chúng tôi có nghĩa
chị A-phi là một tín hữu trong Đức Cơ Đốc.
Chị A-phi chứ không phải có cùng một cha
mẹ với Phao-lô và Phi-lê-môn. Xem Lời
Giải Nghĩa về anh em trong câu 1b.

2b
chiến hữu: Phao-lô cũng chào thăm A-chíp.
Anh A-chíp chiến hữu của chúng tôi có
nghĩa là A-chíp nói về Đức Cơ Đốc cách
mạnh mẽ khi người ta chống lại Phúc Âm,
giống như một người lính chiến đấu cho
quốc gia của mình. (Xem Cô-lô-se 4:17, I
Giăng 2:14) Nhưng đây không nói ông là
lính thật. A-chíp không phải là lính trong
quân đội.

của chúng tôi: Trong nguyên bản Hy-lạp
dùng thể số nhiều nhưng không rõ là Phao-
lô muốn nói đến chúng ta hay chúng tôi. Có
thể dùng chữ nào cũng được. BDM dùng
“chúng tôi.”

2c
hội thánh: Phao-lô cũng chào thăm các con
dân Chúa nhóm tại nhà của Phi-lê-môn. Họ
nhóm lại thường xuyên với Phi-lê-môn để
thờ phượng Chúa. Các con dân Chúa không
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có nhà thờ như bây giờ. Họ nhóm ở các tư
gia.

nhà anh: Đây ám chỉ nhà ở của Phi-lê-môn.

3
Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta
và Chúa Giê-su Cơ Đốc ban ân sủng và
bình an cho anh chị em: Nhiều người dùng
câu chào thăm trong Chúa này (c. 3) trong
thời kỳ khởi đầu của Cơ Đốc Giáo. Giống
như lời Phao-lô cầu nguyện, xin Đức Chúa
Trời ban phước cho những người ông đang
viết thư cho.

Nguyện xin…và bình an: Đây là một lời
chào và chúc phước Phao-lô thường dùng để
chúc phước cho người ông viết thư cho. Xem
1 C«-rinh-t« 1:3, Ga-la-ti 1:3, £-phª-s« 1:2.

Đức Chúa Trời, Cha chúng ta: Đối với
các con dân Chúa, Đức Chúa Trời giống như
người cha, người yêu mến và chăm sóc
chúng ta.

Chúa: Thông thường từ Đức được thêm
vào để tỏ sự kính trọng khi ở trong nguyên
bản Hy-lạp chỉ có tên Giê-su không mà thôi.
Từ Chúa được dùng ở đây có nghĩa “chủ”
hay “người lãnh đạo.” Chúa Cơ Đốc Giê-su
là người chỉ huy thuộc linh của chúng ta, và
là Đấng chúng ta các con dân Chúa phải
vâng lời.

ân sủng: Từ ân sủng có nghĩa là “sự tử
tế” hay “ân huệ.” Phao-lô đang xin Đức
Chúa Trời bày tỏ sự tử tế và ân huệ cho
những người ông đang viết thư cho.

bình an: Phao-lô muốn nói “bình an
trong lòng,” kết qủa từ việc có sự bình an
với Đức Chúa Trời. Nó hàm ý “bình an với
nhau.”

cho anh chị em: Từ anh chị em ở đây
số nhiều và bao gồm tất cả mọi người được
nhắc đến ở hai câu trước vì có cả đàn bà
trong các hội thánh tư gia. Trong BDC dùng
từ anh em.

Tiểu Đoạn 4-7  Phao-lô cảm ơn Chúa về Phi-lê-môn và cầu nguyện cho ông.

Sau khi Phao-lô đã chào thăm Phi-lê-môn và các bạn hữu của ông, ông cảm tạ Đức Chúa Trời về
Phi-lê-môn và cầu nguyện cho ông. Đây là cách ông bắt đầu đa số các thư của ông. Về các thí dụ
khác xem trong Phi-líp 1:3-11 và Cô-lô-se 1:3-14. Trước khi xin Phi-lê-môn làm một việc, Phao-
lô muốn Phi-lê-môn biết ông yêu mến và kính trọng Phi-lê-môn nhiều như thế nào. Ông cảm ơn
Đức Chúa Trời vì Phi-lê-môn có đức tin nơi Chúa Giê-su, và bởi vì ông yêu mến con dân Chúa.
Tình yêu thương này đã đem lại cho Phao-lô sự vui mừng lớn lao. Và Phao-lô cầu nguyện cho sự
quan hệ của Phi-lê-môn với các con dân Chúa khác sẽ gia tăng và trở nên sâu xa hơn, bởi vì Phi-
lê-môn biết những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho các con dân Chúa.

Bây giờ Phao-lô viết trực tiếp cho Phi-lê-môn. Ông chỉ dùng chữ “anh” trong các câu 4-21, chứ
không phải “các anh chị em” như ông dùng ở phần đầu và cuối của thư.

Hãy đọc các câu 4-7 cẩn thận trong BDM, BDC và BDY, và sau đó đọc các Lời Giải Nghĩa sau
đây trước khi dịch.

4
Câu 4 có thể có hai ý nghĩa:

(1) Mỗi lần tôi cầu nguyện cho anh tôi cám
ơn Đức Chúa Trời (về anh).

 (2) Mỗi lần tôi cầu nguyện tôi cám ơn Đức
Chúa Trời về anh.
Có lẽ Phao-lô thật muốn nói theo ý nghĩa
thứ nhất.

Đức Chúa Trời tôi: Điều này có nghĩa là
“Đức Chúa Trời tôi biết và thuộc về và thờ
phượng.” Phao-lô đã có một quan hệ cá
nhân với Đức Chúa Trời. Trong một vài
ngôn ngữ nếu dịch đúng từng chữ cụm từ
“Đức Chúa Trời của tôi” có thể sẽ làm người
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3 Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Giê-su Cơ Đốc ban ân sủng
và bình an cho anh chị em.
Tôi cầu xin Đức Chúa Trời Cha của chúng ta và Đức Giê-su Cơ Đốc Chúa [của
chúng ta] ban phước cho các anh chị em và khiến cho anh chị em có sự bình an
[trong lòng].

Tiểu Đoạn 4-7  Phao-lô cảm ơn Chúa về Phi-lê-môn và cầu nguyện cho ông.

4 Tôi luôn tạ ơn Đức Chúa Trời tôi mỗi khi nhớ đến anh trong lời cầu nguyện,
Mỗi khi tôi cầu nguyện cho anh, tôi luôn luôn cám ơn Đức Chúa Trời [Đấng] tôi
[thờ phượng,]

5 vì được nghe nói về đức tin của anh nơi Chúa Giê-su và tình yêu thương anh
bày tỏ cho tất cả các thánh đồ.
bởi vì người ta nói với tôi rằng anh [tiếp tục] tin nơi Chúa Giê-su và anh yêu mến tất
cả các con dân Chúa.

đọc hiểu nghĩa sai. Xem xét cẩn thận về
điểm này.

nhớ: Phao-lô có ý nói là khi ông cầu
nguyện, ông “đề cập đến” Phi-lê-môn với
Đức Chúa Trời. Tức là ông “cầu nguyện
cho” Phi-lê-môn. Hãy cẩn thận đừng dùng
chữ “lại” hàm ý ông đã quên Phi-lê-môn và
sau đó nhớ lại ông.

5
Chính Phao-lô đã dẫn Phi-lê-môn tin Chúa
Giê-su. Nên ở đây Phao-lô đang cảm tạ Đức
Chúa Trời bởi vì người ta đã bảo ông rằng
Phi-lê-môn tiếp tục có đức tin nơi Chúa Giê-
su và ông yêu mến tất cả con dân Chúa. Từ
vì (BDM) cho thấy rằng đức tin của Phi-lê-
môn và tình yêu thương (c. 5) là lý do mà
Phao-lô cảm ơn Đức Chúa Trời về Phi-lê-
môn (c. 4). Trong BDC các từ: tình yêu
thương, đức tin, Chúa Giê-su, các thánh đồ
đi cùng với nhau không rõ ràng. Trong BDM

và BDY có ý nghĩa rõ rệt: đức tin anh có
trong Chúa Giê-su và tình yêu thương anh
có đối với các con dân Chúa.

đức tin của anh trong Chúa Giê-su: Anh
tin nơi Chúa Giê-su.

đức tin: Điều này có nghĩa là “niềm
tin” hay “sự tin cậy.” Phao-lô vui khi nghe
là Phi-lê-môn tiếp tục tin rằng Chúa Giê-su
là Chúa Cứu Thế. Và ông tin cậy là Chúa
Giê-su cứu ông khỏi tội lỗi.

tình yêu thương anh bày tỏ cho các thánh
đồ: Anh yêu mến tất cả các thánh đồ.

tình yêu: Từ Hy-lạp agapJ ở đây có
nghĩa là một người yêu một người hay nhiều
người khác. Phi-lê-môn thật lòng yêu mến
các con dân Chúa.

các thánh đồ: Từ Hy-lạp hagious (dịch
từng chữ “các thánh”) ở đây chỉ các tín hữu,
những người thuộc về Đức Chúa Trời.



8                                                            Sách giải Nghĩa Sách phi-lê-môn

6
Dịch từng chữ câu 6 sẽ là:

rằng sự chia sẻ đức tin của anh [hay có
thể hiểu là rằng tình giao hảo trong/về
đức tin của anh] có thể trở nên có hiệu
năng trong sự nhận thức mọi việc tốt
lành trong chúng ta trong/cho Đức Cơ
Đốc.

Câu này có thể hiểu bằng nhiều cách
khác nhau và, kết quả là, trong các bản dịch
nó được dịch ra cách khác nhau. Đây là ba
cách dịch khác có thể chọn lựa được:

(1) Sự chia sẻ (Từ Hy-lạp: koinUnia) có
nghĩa là chia sẻ với các tín hữu khác
điều mà tất cả mọi người tin. Như vậy
có một sự gắn bó chung trong tình giao
hảo với họ. Phao-lô cầu xin rằng tình
giao hảo Phi-lê-môn có với các tín hữu
khác có thể gia tăng do sự hiểu biết tất
cả các điều tốt lành Đức Chúa Trời đã
ban cho chúng ta là con dân Chúa.

(2) Sự chia sẻ có thể dịch là Phi-lê-môn chia
sẻ đức tin của ông với những người
khác, nghĩa là, ông nói với những người
khác về sứ điệp của Phúc Âm ông tin
tưởng (BDM). Câu “anh hiểu hết mọi
điều tốt lành” có thể ám chỉ đến những
kết quả của sự chia sẻ đức tin của ông.
Các kết quả này có thể được hiểu trong
nhiều cách chứ không phải chỉ bằng một
cách. BDM dịch câu này là “khi Phi-lê-
môn chia sẻ đức tin của ông cách có
hiệu năng đến nỗi ông sẽ hiểu biết mọi
điều tốt lành dành cho chúng ta trong
Đức Cơ Đốc.” Một bản dịch khác dịch
đoạn này theo nghĩa Phao-lô cầu xin
rằng lời nói của Phi-lê-môn sẽ trở nên
có hiệu năng khi ông chia sẻ đức tin, khi
những người nghe thấy mọi việc tốt lành
mà Đức Giê-su Cơ Đốc đã làm trong đời
sống các tín hữu.

Cũng có những cách khác được đề nghị để
dịch câu này. Tuy nhiên, cách dịch đầu tiên
có vẻ thích hợp nhất với mục đích của bức
thư. Phao-lô đang chuẩn bị Phi-lê-môn cho
việc ông yêu cầu vì cớ một anh em trong
Chúa, là Ô-nê-sim. Phao-lô có lẽ đang suy
nghĩ về cách Phi-lê-môn có thể giúp đỡ cho
Ô-nê-sim. Phao-lô đang làm điều này bằng
cách xin Phi-lê-môn suy nghĩ về các điều tốt

lành đã được ban cho chúng ta vì là con dân
Chúa, kể cả người nô lệ mới cải đạo của
ông.

Toàn câu, theo như cách dịch (1) ở trên, có
thể được dịch như ở trong khung cho câu 6:

Tôi cầu xin rằng sự quan hệ anh có với
những người tin giống như anh tin có
thể gia tăng/sâu xa qua sự hiểu biết của
anh về tất cả các điều tốt lành mà Đức
Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nguyện
xin điều này xảy ra vì sự vinh hiển của
Đức Cơ Đốc.

Toàn câu này có thể dịch cách khác, theo
cách dịch (2) ở trên, có thể được dịch như
sau:

Tôi cầu xin rằng anh sẽ tích cực chia sẻ
đức tin, đến nỗi anh sẽ có sự hiểu biết
trọn vẹn về mọi điều tốt lành Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng ta, và điều này sẽ
kết quả trong việc người ta tôn vinh Đức
Cơ Đốc.

Cụm từ Hy-lạp eis Christon được dịch (trong
những cách khác) như là “trong Đức Cơ
Đốc,” “vì cớ Đức Cơ Đốc,” hay “cho Đức
Cơ Đốc.” Có hai cách dịch nhiệm vụ của từ
eis trong câu này:

 (1) Từ eis có liên hệ đến động từ “trở nên có
hiệu năng.” Có nghĩa là mục đích của sự
trở nên có hiệu năng là để tôn vinh Đức
Cơ Đốc. Cũng có thể nói là: “Xin điều
này xảy ra vì cớ Đức Cơ Đốc,” hay
“Điều này sẽ đem lại vinh dự cho Đức
Cơ Đốc,” hay “Điều này sẽ khiến người
ta ngợi khen Đức Cơ Đốc.”

 (2) Từ Hy-lạp eis liên hệ đến câu những
điều tốt đẹp và có ý nghĩa “mọi điều tốt
lành là của chúng ta bởi vì chúng ta hiệp
một trong Đức Cơ Đốc,” hay “bởi vì
chúng ta tin nơi Đức Cơ Đốc.”

7a
Thật vậy: Cấu trúc văn phạm trong nguyên
bản Hy-lạp nhấn mạnh Phao-lô vui mừng
đến độ nào, để chỉ sự nhấn mạnh ở đây
BDM dùng thật vậy. Trong CĐN chỉ dùng
tôi rất vui để nhấn mạnh điều Phao-lô muốn
nói.
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6 Tôi cầu xin rằng sự chia sẻ do đức tin của anh sẽ trở nên hữu hiệu nhờ anh nhận
thức được tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có trong Đức Cơ Đốc.
Tôi cầu xin rằng sự quan hệ anh có với những người tin[giống như anh tin] có thể gia
tăng/sâu xa[qua] sự hiểu biết [của anh] về tất cả các điều tốt lành [mà Đức Chúa
Trời] đã ban cho chúng ta. [Nguyện xin điều này xảy ra] vì [sự vinh hiển của] Đức
Cơ Đốc.
-HAY-
Tôi cầu xin rằng [anh có thể] quan hệ nhiều hơn nữa với những người tin và biết tất
cả những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tôi cầu xin điều này
để người ta tôn vinh Đức Cơ Đốc.

7a Thật vậy thưa anh, tình thương yêu của anh đã đem lại cho tôi niềm vui mừng
lớn lao và an ủi,
Thưa anh, tôi rất vui và được khuyến khích bởi vì anh yêu mến[các con dân Chúa]

7b và vì anh đã làm tươi mát lòng các thánh đồ.
và vì anh đã làm lòng con dân Chúa tươi mới!

thưa anh: Xem câu 1b.

tình thương yêu của anh: Phi-lê-môn đang
bày tỏ tình yêu thương với con dân Chúa.
Điều này đề cập đến tình yêu thương mà
Phao-lô cám ơn Đức Chúa Trời trong câu 5.

an ủi: Khi Phi-lê-môn bày tỏ tình yêu
thương với các con dân Chúa, điều này làm
đức tin của Phao-lô mạnh mẽ và làm ông
cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc ở tù.

7b
vì anh đã làm tươi mát lòng các thánh đồ:
Phao-lô rất hạnh phúc bởi vì Phi-lê-môn làm
con dân Chúa hạnh phúc.

vì: Câu 7b giải thích hành động đặc
biệt về tình yêu thương mà Phao-lô đang

nghĩ đến khi ông đề cập tới tình yêu thương
của Phi-lê-môn trong câu 7a.
làm tươi mát: Điều này có nghĩa là khiến
được nghỉ ngơi, làm cho thấy dễ chịu hơn,
được hạnh phúc, có sự can đảm mới, khuyến
khích.

lòng các thánh đồ: Câu này đề cập đến
cách con dân Chúa cảm thấy trong lòng,
trong linh hồn. Câu 7 có thể dịch bằng hai
cách khác nhau:

Thưa anh, anh yêu thương con dân Chúa
và anh làm cho họ hạnh phúc. Điều này
cho tôi sự vui mừng và an ủi lớn lao.
-HAY-
Thưa anh, anh yêu thương các tín hữu ở
đó và điều đó làm cho tôi vui mừng lớn.
Nó cũng làm đức tin của tôi mạnh mẽ
bởi vì anh đã làm con dân Chúa hạnh
phúc.

Tiểu Đoạn 8-21  Phao-lô xin Phi-lê-môn nhận lại Ô-nê-sim, người nô lệ bỏ trốn.

Đây là phần chính của thư. Trong câu 17 Phao-lô cho thấy rõ ràng điều ông muốn nhờ Phi-lê-
môn làm. Ông nói, “Xin anh tiếp nhận nó như chính mình tôi vậy.” Nhưng trước khi Phao-lô yêu
cầu điều này, ông cho Phi-lê-môn thấy nhiều lý do khiến ông nên tiếp nhận Ô-nê-sim lại. Trong
các câu 8-11, ông bảo Phi-lê-môn rằng ông muốn Phi-lê-môn làm một điều để giúp đỡ Ô-nê-sim,
bởi vì Ô-nê-sim đã trở thành tín hữu và sẽ hữu dụng cho Phi-lê-môn. Ông nói với Phi-lê-môn điều
này cũng bởi vì Phi-lê-môn yêu Phao-lô và các anh em khác trong Chúa. Trong các câu 12-14,
Phao-lô nói là ông sai Ô-nê-sim về lại với Phi-lê-môn, mặc dù ông muốn giữ Ô-nê-sim lại với
ông. Trong các câu 15-16, Phao-lô nói lý do Đức Chúa Trời cho phép những điều này xảy ra, và
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ông (Phao-lô) yêu Ô-nê-sim như thế nào. Sau cùng, trong các câu 17-21, Phao-lô yêu cầu rõ ràng,
và bằng lòng trả bất cứ điều gì Ô-nê-sim nợ Phi-lê-môn. Ông nói trong quá khứ ông cũng đã giúp
Phi-lê-môn trở nên con dân Chúa. Đây là một lý do nữa mà Phao-lô mong Phi-lê-môn sẽ làm điều
ông yêu cầu.

Tựa đề của tiểu đoạn cho biết Ô-nê-sim là một nô lệ bỏ trốn. Cần phải có chi tiết này để hiểu rõ
lời yêu cầu mà ông Phao-lô sắp viết. Trong KT, người ta phải đọc đến câu 16 mới biết Ô-nê-sim
là một nô lệ. Bạn có thể để chi tiết này vào phần chủ đề của tiểu đoạn trong bản dịch của bạn để
người đọc biết về điều này sớm hơn.

Trong phần này (các câu 8-21) Phao-lô, giống như một anh em trong Chúa, xin Phi-lê-môn giúp
đỡ Ô-nê-sim, nhưng không ra lệnh cho ông làm.

8-11 Phao-Lô yêu cấu vì cớ Ô-nê-
sim.

Hãy đọc lại các câu 8-11, rồi đọc Lời Giải
Nghĩa sau đây trước khi bạn dịch.

8

Trong BDM câu 8-9a là một câu dài. Và khó
hiểu cũng như dịch trong hình thức này. Vì
lý do này, trong khung ở trên đề nghị một
cách sắp xếp khác để câu 8-9a có thể chia ra
làm hai hay nhiều câu. Làm như vậy sẽ dễ
hiểu và dễ đọc hơn, và hy vọng dễ dịch hơn.

cho nên: Phao-lô nối kết những điều ông
sắp nói trong những câu tới với những điều
ông đã nói. Điều ông muốn nói như sau: bởi
vì Phi-lê-môn yêu các anh em trong Chúa
của ông, ông cũng nên làm như vậy với ¤-
nê-sim. Có thể dùng những từ sau để diễn tả
hàm ý ở đây: “bởi vì anh yêu thương con
dân Chúa, tôi nài xin anh làm điều anh nên
làm.”

trong Đức Cơ Đốc: Có hai cách để hiểu câu
trong Đức Cơ Đốc. Nó có nghĩa là:

(1) Là một sứ đồ của Đức Cơ Đốc, Phao-lô
có thẩm quyền từ Đức Cơ Đốc để ra
lệnh cho Phi-lê-môn làm điều này.
HAY,

(2) Quan hệ giữa Phao-lô với Phi-lê-môn
như là một anh em trong Chúa cho ông
sự tự do để bảo ông làm điều này.

Cách dịch đầu tiên thích hợp hơn với ý
tưởng yêu cầu ông làm thay vì ra lệnh cho
ông làm.

truyền bảo: Truyền bảo một người có nghĩa
là “ra lệnh” cho người đó. Nó có nghĩa là
“bảo một người nào đó làm một việc gì.” Là
một sứ đồ của Đức Cơ Đốc, Phao-lô có thể
bảo Phi-lê-môn phải giúp đỡ Ô-nê-sim.
Nhưng Phao-lô quyết định yêu cầu Phi-lê-
môn làm điều đó như một người bạn và một
tín hữu.

việc nên làm: Đây đề cập đến việc Phao-lô
nghĩ là Phi-lê-môn nên làm bởi vì ông là
một con dân Chúa. Điều Phao-lô muốn nói ở
đây là ông muốn Phi-lê-môn tiếp nhận ¤-
nê-sim. Nhưng cho đến câu 17 Phao-lô mới
nói thẳng điều này.

9a
nhưng: Từ này có nghĩa là “thay vì.” Phao-
lô không làm điều mà Phi-lê-môn nghĩ rằng
ông sẽ làm (tức là ra lệnh cho Phi-lê-môn,
xem câu 8). Thay vì, ông nài xin Phi-lê-môn
làm điều đó trên căn bản của tình yêu
thương.

lấy tình yêu thương: Thay vì ra lệnh cho
Phi-lê-môn tuân theo một mệnh lệnh, Phao-
lô muốn ông chỉ làm vì tình yêu thương. Có
ba cách dịch về đối tượng của tình yêu
thương nói đến ở đây:

(1) Phi-lê-môn nên làm điều Phao-lô muốn
chỉ vì ông yêu Phao-lô.

(2) Phi-lê-môn nên làm điều ông phải làm,
không phải bởi vì được ra lệnh, nhưng
bởi vì ông yêu thương tất cả mọi con
dân Chúa.
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Tiểu Đoạn 8-21  Phao-lô xin Phi-lê-môn nhận lại Ô-nê-sim, người nô lệ bỏ trốn.

8-9a Cho nên dù trong Đức Cơ Đốc, tôi có quyền truyền bảo anh về việc nên làm
nhưng tôi lấy tình yêu thương mà nài xin anh là hơn.
Tôi nài xin anh làm một điều mà anh nên làm. Tôi có thể dùng[thẩm quyền] Đức Cơ
Đốc [đã ban cho tôi] để ra lệnh cho anh làm điều này [nhưng tôi sẽ không làm như
vậy]. Thay vào đó, tôi chỉ nài xin anh làm điều đó bởi vì [chúng ta] yêu thương[lẫn
nhau và là con dân Chúa].
-HAY-
Vì lý do này tôi nài xin anh làm điều đúng[như một tín hữu]. Tôi có thể can đảm như
[một sứ đồ] của Đức Cơ Đốc và ra lệnh cho anh làm điều này. Nhưng tôi sẽ chỉ nài
xin anh, bởi vì tôi biết anh yêu mến[các bạn đồng đạo của anh].

9b Tôi, Phao-lô đã già rồi nay lại còn vì Đức Cơ Đốc Giê-su mà chịu ngục tù,
Tôi, Phao-lô, ®© già rồi và đang ở tù[bởi vì tôi hầu việc] Đức Cơ Đốc Giê-su.
-HAY-
Tôi Phao-lô một ông gìa làm điều này, và hiện nay cũng bị ở tù vì cớ hầu việc Đức
Cơ Đốc Giê-su.

10a Tôi xin anh giúp cho đứa con
Tôi nài xin anh giúp Ô-nê-sim,[người giống như] con trai của tôi.
-HAY-
Tôi đang nài xin anh [làm một đặc ân] cho Ô-nê-sim, [giống như] con trai của tôi.

(3) Phao-lô không dùng thẩm quyền trên
Phi-lê-môn. Lý do là vì: Phao-lô yêu
Phi-lª-m«n.

Có thể có cả ba cách dịch trên, và có lẽ đó là
điều ông Phao-lô nghĩ trong đầu. Cách dịch
đầu tiên có vẻ đúng nhất bởi vì các từ ở
trong câu 9b. Câu 9b hàm ý Phi-lê-môn nên
tỏ ra biết ơn một ông già ở trong tù. Ông
cũng biết ơn vì Phao-lô đã đem ông đến với
Đức Cơ Đốc.

nài xin anh: Tôi “yêu cầu” anh. Phao-lô
đang xin Phi-lê-môn làm một điều. Khác
hơn là bảo ông làm điều đó.

9b
Tôi, Phao-lô: Phao-lô cho biết những lý do
tại sao Phi-lê-môn nên đồng ý làm theo lời
yêu cầu của ông. Vì lý do:

• Phao-lô, là bạn của Phi-lê-môn.

• Ông là người đã già.

• Ông đang chịu khổ vì đức tin.

đã già rồi: Từ Hy-lạp presbutJs có thể có
hai ý nghĩa trong câu này:

(1) “ông già”
(2) “đại sứ” (phát ngôn viên của những nhân

vật quan trọng).
Từ ông già có lẽ đại diện cho ý nghĩa đúng ở
trong câu này, bởi vì Phao-lô vừa mới nói
ông không ra lệnh như một người có thẩm
quyền (câu 8). Ông đang yêu cầu như một
ông già ở trong tù vì cớ ông phục vụ Đức Cơ
Đốc (câu 9). Trong các bản dịch BDC,
BDM, BDY đều dùng cụm từ “đã già rồi.”

chịu ngục tù: Xem Lời Giải Nghĩa trong
phần câu 1a.

10a
xin anh giúp: “Tôi đang xin anh làm một
điều.” Xem phần Lời Giải Nghĩa về câu 9.
Phao-lô chưa nói cho Phi-lê-môn biết điều
Phao-lô muốn ông làm.
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cho: Phao-lô đang xin Phi-lê-môn làm một
điều “liên quan đến” Ô-nê-sim, hay “vì cớ”
¤-nª-sim.

đứa con: Ô-nê-sim không phải là con trai
ruột của Phao-lô. Ông giống như con trai
của Phao-lô bởi vì, trong khi Phao-lô ở trong
tù, ông giúp Ô-nê-sim tin Chúa. Giống như
người cha ban cho con sự sống thể chất,
Phao-lô giúp đỡ và ban sự sống thuộc linh
cho ¤-nª-sim.

Ô-nê-sim: Tên Ô-nê-sim là một từ Hy-lạp
có nghĩa là “hữu dụng, có lợi, giúp đỡ”
(Xem Lời Giải Nghĩa về “vô dụng” trong
câu 11). Nhiều người nô lệ được chủ đặt tên
là Ô-nê-sim.

10b
cảnh ngục tù: Từ Hy-lạp được dùng ở đây,
desmois, có nghĩa là “gông cùm” hay “xiềng
xích.” Trong thời Tân Ước người La-mã
thường xích những tù nhân quan trọng lại
trong khi họ bị tù. Phao-lô dùng từ xiềng
xích như một ẩn dụ cho cảnh ngục tù.

Phao-lô bị ở tù vì ông giảng Phúc Âm.
Nhưng điều này không có nghĩa là Ô-nê-sim
cũng bị ở tù. Ô-nê-sim có lẽ chỉ đến thăm
Phao-lô. Nếu Ô-nê-sim cũng là tù nhân, thì
Phao-lô không thể sai nó về với Phi-lê-môn
được (câu 12).

11
Phao-lô dùng những từ này trong câu 11 để
khuyến khích Phi-lê-môn thi hành một ân
huệ cho Ô-nê-sim.

11a
trước kia: Đề cập đến thời gian sau khi ¤-
nª-sim bá trèn khái Phi-lª-m«n.

vô dụng…hữu dụng: Tên Ô-nê-sim có
nghĩa là hữu dụng (câu 10). Khi Ô-nê-sim
trốn chủ là Phi-lê-môn, nó trở nên vô dụng
(không còn hữu dụng) cho Phi-lê-môn. Điều
Ô-nê-sim làm khác với ý nghĩa tên của nó.
Nhưng khi Ô-nê-sim trở nên con dân Chúa,
nó đã trở nên hữu dụng lại, tức là đúng theo
ý nghĩa tên của nó. ở đây có thể dịch:

Trong quá khứ nó vô dụng cho anh[bởi
vì nó bỏ trốn]. Nhưng bây giờ nó hữu
dụng cả cho anh và cho tôi.

11b
cho anh lẫn cho tôi: Ô-nê-sim giúp đỡ
Phao-lô trong lúc ông ở trong tù. Và khi ¤-
nê-sim trở lại với Phi-lê-môn như một người
nô lệ, sẽ giúp đỡ và vâng lời Phi-lê-môn.
Nên bây giờ Ô-nê-sim hữu dụng cho cả Phi-
lª-m«n và Phao-l«.

12-14 Phao-lô sai Ô-nê-sim về lại với
Phi-lª-m«n.

Trong lá thư mà Ô-nê-sim tự tay đem tới
cho Phi-lê-môn, Phao-lô bảo Phi-lê-môn là
ông sai Ô-nê-sim về lại. Phao-lô muốn giữ
Ô-nê-sim ở lại để giúp đỡ ông. Nhưng ông
sai Ô-nê-sim về vì Ô-nê-sim thuộc về Phi-
lê-môn, chủ của nó. Nếu sau này Ô-nê-sim
trở lại để giúp Phao-lô trong khi ông ở tù, thì
sẽ do Phi-lê-môn quyết định chứ không phải
Phao-l«.

Xin đọc lại các câu 12-14.

12
sai nó về: Từ Hy-lạp được dùng ở đây
anapempU có nghĩa là “sai” hay “sai về.”
Phao-lô dùng từ này bởi vì Ô-nê-sim đến từ
Phi-lê-môn, và Phao-lô sắp sai Ô-nê-sim về
lại với ông.

nó như tấm lòng tôi vậy: Những từ này có
nghĩa là Phao-lô rất yêu mến Ô-nê-sim, và
không muốn Ô-nê-sim xa ông. Giống như
ông gửi một phần của chính ông vậy.

Nếu trong ngôn ngữ của bạn có một
nhóm từ diễn tả tình cảm sâu xa này, bạn
nên dùng ở đây.

13
trước kia tôi định giữ nó lại với tôi: Câu
này có thể dịch theo cách nói tự nhiên là
“Nếu tôi làm điều tôi muốn làm, tôi sẽ giữ
nó ở đây.” Nhưng Phao-lô không làm điều
ông muốn làm cho chính mình. Ông để Phi-
lê-môn quyết định (câu 14).
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10b mà tôi sinh trong cảnh ngục tù, Ô-nê-sim.
Nó đã trở nên [giống như] con trai của tôi trong khi tôi ở tù [bởi vì tôi đã giúp đỡ nó
tiếp nhận đời sống mới từ Đức Chúa Trời].
-HAY-
Trong khi ở tù, tôi đã trở nên [giống như] cha của nó.

11a Trước kia, với anh, nó thật là vô dụng
Trong quá khứ nó vô dụng cho anh [bởi vì nó đã bỏ trốn].

11b nhưng bây giờ đã trở nên hữu dụng cho anh lẫn cho tôi:
Nhưng bây giờ nó trở nên hữu dụng cho cả hai chúng ta.

12 Tôi sai nó về với anh, nó như tấm lòng tôi vậy.
[Dầu là] tôi rất yêu mến Ô-nê-sim, tôi sai nó về lại với anh.
-HAY-
Tôi sai Ô-nê-sim về lại với anh, người mà tôi yêu mến hết lòng.

13 Trước đây tôi định giữ nó lại với tôi, để nó thay anh phục vụ tôi trong lúc chịu
xiềng xích vì truyền giảng Phúc ¢  m.
Tôi muốn giữ nó lại với tôi để giúp đỡ tôi trong khi tôi bị tù vì [giảng] Phúc Âm [về
Chúa Giê-su Cơ Đốc]. Nó có thể thay anh [bởi vì tôi biết anh muốn giúp đỡ tôi].

14a Nhưng tôi không muốn làm gì khi chưa được anh đồng ý
Nhưng tôi [chưa] giữ nó ở lại đây bởi vì anh [chưa] chấp thuận.
-HAY-
Nhưng tôi không muốn làm điều đó nếu anh chưa đồng ý.

giữ nó lại với tôi: Phao-lô muốn giữ ¤-
nê-sim ở trong tỉnh gần chỗ ông bị tù để ¤-
nê-sim có thể đến thăm và giúp đỡ ông.

để nó thay anh phục vụ tôi: Phao-lô biết Phi-
lê-môn muốn giúp đỡ Phao-lô bằng bất cứ
cách nào ông có thể làm được. Nếu Phi-lê-
môn ở gần Phao-lô, ông sẽ đến nhà tù thăm và
giúp đỡ ông. Người nô lệ của Phi-lê-môn là
Ô-nê-sim đến đó, và sự giúp đỡ của Ô-nê-sim
có thể coi như là ông làm vì cớ Phi-lê-môn.

thay anh: Có nghĩa là “thay thế cho anh,
nhân danh anh, hay vì cớ anh.”

trong lúc chịu xiềng xích: Hay Phao-lô có
thể nói “trong lúc tôi ở tù.” Xem Lơì Giải
Nghĩa về câu 10.

vì truyền giảng Phúc Âm: Nói một cách
khác: bởi vì ông giảng Phúc Âm của Chúa
Giê-su Cơ Đốc (xem câu 1).

14a

Điều Phao-lô muốn nói ở đây là ông không
đòi hỏi Ô-nê-sim ở lại với ông vì Phi-lê-môn
 không có ở đấy để chấp thuận. Nếu ông đòi
Ô-nê-sim ở lại thì giống như bắt buộc Phi-lê-
môn phải để cho Ô-nê-sim giúp đỡ ông. Phao-
lô có thể muốn Phi-lê-môn sau này sẽ sai ¤-
nê-sim về lại để giúp đỡ Phao-lô trong khi
ông bị ở tù. Nhưng Phao-lô muốn Phi-lê-môn
làm điều này bởi vì chính ông muốn làm chứ
không phải Phao-lô nói ông phải làm như vậy.

làm gì: Từ làm gì ở đây có nghĩa là “(bất cứ
điều gì liên quan đến vấn đề Ô-nê-sim).”
Phao-lô không muốn giữ Ô-nê-sim lại với ông
và không yêu cầu Ô-nê-sim trở lại với Phao-lô
trừ khi Phi-lê-môn chấp thuận.

chưa được anh đồng ý: Phao-lô tôn trọng
quyền của người chủ mà Phi-lê-môn có đối
với Ô-nê-sim. Phao-lô nói ông không có phép
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của Phi-lê-môn để giữ Ô-nê-sim nên ông sai
Ô-nê-sim về lại.

14b
để công việc tốt đẹp anh làm: Trong câu 14a
Phao-lô nói ông không muốn làm bất cứ điều
gì mà không có sự chấp thuận của Phi-lê-môn.
Trong câu 14b Phao-lô nói đến điều ông
muốn: để Phi-lê-môn có toàn quyền hành
động theo ý chí tự do và điều ông cho là đúng.
Phao-lô không muốn Phi-lê-môn làm vì bị bắt
buộc.

công việc tốt đẹp: Một đặc ân là một
điều ích lợi Phi-lê-môn có thể làm cho Phao-
lô. Xem nài xin trong câu 10.

 là việc tự nguyện chứ không phải ép buộc:
Đặc ân phải do chính Phi-lê-môn quyết định,
không phải là điều ông được ra lệnh phải làm
dù ông có muốn làm hay không.

tự nguyên: Điều này có nghĩa là “không
phải nói mới làm.” Làm điều gì một cách tự
nhiên là sẵn sàng làm bởi vì người ta muốn
làm điều đó.

ép buộc: Khi người ta bắt ai làm một
điều gì cho họ đó là hành động ép buộc. Kết
quả là Ô-nê-sim trở nên một con dân Chúa.

15-16  Bây giờ Ô-nê-sim là anh em
trong Đức Cơ Đốc.

Trong những câu này Phao-lô nói khi Ô-nê-
sim trốn khỏi Phi-lê-môn đó có thể là một
điều tốt. Kết qủa là Ô-nê-sim trở nên một con
dân Chúa.

Hãy đọc các câu 15-16 lại.

15a
Có lẽ: Phao-lô không biết chắc đây là chương
trình của Đức Chúa Trời, nhưng ông nghĩ là
có vẻ như vậy.

đã rời xa: Thật ra có nghĩa là Ô-nê-sim đã bỏ
trốn. Nhưng Phao-lô nói như là Đức Chúa
Trời cho phép và khiến cho điều đó xảy ra. Vì
sau đó giúp cho Ô-nê-sim gặp Phao-lô và trở
thành con dân Chúa.

ít lâu… mãi mãi: Ô-nê-sim xa Phi-lê-môn
một ít lâu, có lẽ một vài tháng, nhưng trong

thời gian đó Ô-nê-sim tin nhận Chúa. Bây giờ
cả Phi-lê-môn và Ô-nê-sim đều là con dân
Chúa, họ có quan hệ đời đời với nhau. Nói
một cách khác là Phi-lê-môn đã mất một
người nô lệ ít lâu để ông có thể nhận lại một
tín hữu mãi mãi.

15b
nhận nó lại: Câu này có nghĩa là Phi-lê-môn
có thể nhận Ô-nê-sim về lại với ông.

16a
không phải nhận lại như một nô lệ: Điều
này không có nghĩa là Ô-nê-sim không còn là
nô lệ nữa. Nó vẫn là nô lệ của Phi-lê-môn.
Điều này có nghĩa là Phi-lê-môn không nên
chỉ nghĩ đến nó như một nô lệ, nhưng đặc biệt
như một tín hữu.

nô lệ: ý tưởng chính trong cụm từ này là
Ô-nê-sim đã là nô lệ của Phi-lê-môn, người
làm việc cho Phi-lê-môn. Từ nô lệ thường có
nghĩa hơn là một người đầy tớ. Xem phần giới
thiệu sách Phi-lê-môn.

16b
nhất là đối với tôi: Phao-lô nhấn mạnh ông có
lý do lớn để yêu mến Ô-nê-sim. Ông mô tả nó
như là một người con trai của ông trong Đức
Cơ Đốc.

huống chi đối với anh: Phao-lô muốn nói
Phi-lê-môn có nhiều lý do hơn ông Phao-lô để
yêu mến Ô-nê-sim. Bởi vì bây giờ Ô-nê-sim
là một nô lệ trung thành và một tín hữu của
Phi-lª-m«n.

16c
Cả về tình người lẫn tình trong Chúa: Đây
là một thành ngữ được dùng trong tiếng Việt
để diễn tả ý tưởng tình yêu thương được dựa
trên căn bản quan hệ giữa người với người
cũng như quan hệ của anh em có cùng đức tin.

17-21 Phao-lô xin Phi-lê-môn tiếp
nhận Ô-nê-sim trở lại.

Trong đoạn này, cuối cùng Phao-lô khiến cho
Phi-lê-môn hiểu rõ điều Phao-lô muốn ông
làm. Phao-lô muốn ông tiếp nhận Ô-nê-sim



tiểu đoạN  8-21 15

14b để công việc tốt đẹp anh làm là việc tự nguyện chứ không phải ép buộc.
[Tôi muốn rằng] bất cứ đặc ân nào anh làm [cho tôi] sẽ bởi vì anh muốn làm điều đó,
không bởi vì tôi ép buộc anh [làm điều đó].
-HAY-
Bằng cách này, nếu anh làm điều tôi nài xin, sẽ bởi vì anh muốn làm điều đó, không
bởi vì anh phải làm.

15a Có lẽ nó đã rời xa anh ít lâu
Có thể là [Đức Chúa Trời để cho] nó trốn khỏi anh ít lâu

15b chính là để anh có thể nhận nó lại mãi mãi,
để [khi nó trở lại với anh] nó có thể lại ở với anh mãi mãi.

16a không phải nhận lại như một nô lệ nhưng hơn hẳn nô lệ, như một anh em thân
yêu,
Và từ nay trở đi nó không phải [chỉ] là nô lệ của anh. Nó hơn là một người nô lệ. Nó
[bây giờ] là một tín hữu [thân yêu] [của anh].
-HAY-
Anh không nên coi nó [chỉ] là nô lệ của anh nữa. Hơn là một nô lệ, nó bây giờ là tín
hữu mà anh có thể yêu thương.

16b nhất là đối với tôi, huống chi đối với anh thì càng thân yêu hơn biết bao!,
Tôi yêu nó nhiều lắm nhưng anh nên yêu nó nhiều hơn nữa.

16c Cả về tình người lẫn tình trong Chúa.
[Anh sẽ yêu thương nó] như một nô lệ của anh và bởi vì nó là một tín hữu.

17a Vậy nếu anh xem tôi là bạn đồng đạo,
Vậy, vì anh nghĩ đến tôi như một người bạn cùng làm việc [cho Đức Cơ Đốc]

-HAY-
Vì vậy, nếu anh nghĩ đến chúng ta như là bạn đồng lao,

trở lại như là chính Phao-lô vậy. Đây là
điểm chính của cả lá thư.

Phao-lô hứa trả lại Phi-lê-môn bất cứ điều gì
Ô-nê-sim đã lấy hoặc làm sai ý chủ. Nhưng
có lẽ Phi-lê-môn sẽ không bắt Phao-lô trả gì
hết, bởi vì Phao-lô đã giúp ông trở thành con
dân Chúa. Điều này có thể làm thay đổi
cách ông suy nghĩ về đời sống và tiền bạc.
Thật vậy, Phao-lô chắc chắn là Phi-lê-môn
sẽ làm điều ông nài xin và có thể hơn nữa.

Phao-lô cũng sai Ô-nê-sim trở về bởi vì ¤-
nê-sim cần phải sửa lại những điều sai lầm
nó đã làm với chủ.

Hãy đọc các câu 17-21 lại.

17a
Vậy: Với cùng một ý nghĩa căn bản, Phao-lô
có thể nói, “Dựa trên căn bản của những
điều tôi vừa nói …” (các câu 8-16). Hay,
ông có thể nói, “nhớ đến những điều tôi vừa
viết cho anh….”
nếu: Chữ này không có nghĩa là “nếu,”
nhưng là “vì.” Phao-lô thường dùng chữ
“nếu” với ý nghĩa này. Ông biết rằng Phi-lê-
môn coi ông như bạn đồng lao. Nên ông
không nói, “Tôi không biết anh có nghĩ đến
tôi như bạn đồng lao.” Ông nói, “Vì anh
nghĩ đến tôi như bạn đồng lao ….”
bạn đồng đạo: Từ Hy-lạp koinUnos được
dùng trong câu này có nghĩa là “một người
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bạn là một tín hữu” hay một người cùng làm
việc với bạn trong khi hầu việc Chúa. Từ này
rất giống ý nghĩa của từ “đồng lao” được
dịch trong câu 1.

17b
tiếp nhận: Tiếp nhận một người có nghĩa
“tiếp nhận người ấy cách vui mừng.” Phao-
lô đang xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim
lại cách vui mừng như ông tiếp nhận Phao-
lô.

18
Chúng ta không biết rõ Ô-nê-sim có làm
điều gì sai lầm ngoại trừ bỏ trốn thôi không.
Nhưng hãy nhớ rằng, Phi-lê-môn là chủ.
Ông sở hữu Ô-nê-sim. Và Ô-nê-sim đã làm
việc không lương cho Phi-lê-môn. Khi ¤-
nê-sim bỏ trốn, Phi-lê-môn có thể phải
mướn người khác làm thế và phải trả tiền
lương cho người này. Vậy nên Phao-lô có
thể cảm thấy là Ô-nê-sim nợ Phi-lê-môn
khoảng thời gian làm việc ông đã bị mất. ¤-
nê-sim có thể đã ăn cắp vật gì đó của Phi-lê-
môn. Điều này cũng có thể là sự thật, nhưng
không ai biết chắc.

mắc nợ: Ô-nê-sim cần phải trả lại một cái gì
đó.

cứ tính cho tôi: ý Phao-lô muốn nói, “Ô-nê-
sim nợ anh cái gì, đừng nói là nó nợ anh
nhưng nói là tôi nợ anh.” Phao-lô đang hứa
trả lại cho Phi-lê-môn bất cứ điều gì Ô-nê-
sim nợ ông. Nhưng trong hai câu theo sau có
vẻ cho chúng ta thấy là Phi-lê-môn sẽ không
bao giờ để Phao-lô trả lại gì hết.

19a
chính tay tôi viết điều này: Phao-lô nhấn
mạnh lời ông hứa trả điều Ô-nê-sim nợ Phi-
lê-môn bằng cách chính tay ông viết lời hứa
này.

Chúng ta không biết Phao-lô viết cả thư
này bằng tay, hay chỉ có phần này. Có vẻ
thông thường Phao-lô đọc thư cho một người
khác viết xuống giấy. Nhưng có một vài lần,
như ở đây, ông tự tay viết phần này.

Phao-lô có lẽ đang cười trong phần cuối
của câu 19. Phao-lô đã biết Phi-lê-môn sẽ

không bao giờ đòi Phao-lô trả bất cứ cái gì,
bởi vì Phi-lê-môn cảnh giác về điều ông
cũng mắc nợ Phao-lô nữa.

19b
anh mắc nợ tôi về chính bản thân anh:
Phao-lô đã giúp đỡ Phi-lê-môn trở thành con
dân Chúa, và vì vậy Phi-lê-môn mắc nợ
Phao-lô về đời sống thuộc linh mới của ông,
toàn thể đời sống Cơ Đốc của ông. Thật ra,
Phi-lê-môn mắc nợ Phao-lô nhiều hơn Ô-nê-
sim mắc nợ Phi-lê-môn. Từ Hy-lạp seauton
dùng ở đây “chính anh,” cũng có thể dịch là
“chính linh hồn anh.” Cả câu này có thể
dịch là:

Món nợ anh nợ tôi lớn lắm bởi vì nhờ
tôi anh đã nhận được sự sống vĩnh cửu.

thì không nhắc đến: Đây là cách nói điều
mà Phao-lô thật không muốn nói đến bởi vì
điều đó có thể làm cho Phi-lê-môn hổ thẹn
một chút. Đó là cách Phao-lô dùng để nhắc
nhở Phi-lê-môn về điều ông đã biết rồi. Câu
này cũng có thể dịch bằng mấy cách khác:
“tôi không phải nhắc lại với anh, dĩ
nhiên…,” hay “tôi sẽ không phải nhấn mạnh
anh nợ tôi bao nhiêu.”

20a
tôi mong ước được anh giúp tôi: ở đây
Phao-lô lập lại yêu cầu chính của ông để
Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim. Xem câu
17.

điều ấy: Phao-lô không xin Phi-lê-môn giúp
đỡ ông bằng bất cứ cách nào. Ông muốn
Phi-lê-môn tha thứ cho Ô-nê-sim và tiếp
nhận nó lại.

trong Chúa: ý tưởng chính trong câu này
có vẻ là Phi-lê-môn nên xem xét lời yêu cầu
của Phao-lô như là của một tín hữu, và
không phải như một người chủ của một nô
lệ. Và khi Phi-lê-môn làm điều này, Phao-lô
tin rằng ông cũng sẽ làm điều Phao-lô xin.

20b
làm tươi mát lòng dạ tôi: “Làm cho tôi vui
lên,” “làm cho tôi hạnh phúc,” “để lòng tôi
được yên nghỉ,” “cất bỏ lo âu của tôi.” Đây
là một cách khác để nói những lời ông đã   
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17b thì xin anh tiếp nhận nó như chính mình tôi vậy.
tiếp nhận lại Ô-nê-sim [cách vui mừng] giống như anh tiếp nhận tôi vậy.
-HAY-
khi Ô-nê-sim trở lại với anh, đối xử với nó [cách tử tế giống như] anh sẽ đối xử với
tôi.

18 Nếu nó có làm thiệt hại hay mắc nợ bất luận điều gì, anh cứ tính cho tôi.
Nếu nó có làm điều gì sai lầm với anh hay nếu nó mắc nợ anh bất cứ [tiền] gì, hãy để
tôi trả cho nó.
-HAY-
Nếu Ô-nê-sim có sai lầm gì đối với anh hay nó có mắc nợ anh bất cứ điều gì, tính nợ
đó cho tôi.

19a Tôi, Phao-lô — chính tay tôi viết điều này — tôi sẽ hoàn lại cho anh;
Chính tay tôi viết điều này: “Tôi, Phao-lô, sẽ trả cho anh [bất cứ điều gì Ô-nê-sim
mắc nợ anh].”

19b còn anh mắc nợ tôi về chính bản thân anh thì không nhắc đến.
Nhưng đừng quên rằng anh cũng mắc nợ tôi về đời sống [thuộc linh] mới của anh
[bởi vì tôi đã giúp đỡ anh trở thành con dân Chúa].
-HAY  -
Anh đã biết rằng, nếu không phải vì cớ tôi, chính anh cũng không tìm được đời sống
mới.

20a Vâng, thưa anh, tôi mong ước được anh giúp tôi điều ấy trong Chúa
Vâng, thưa anh, vui lòng làm đặc ân này cho tôi [bởi vì chúng ta thuộc về] Chúa.
-HAY-
Vì cớ Chúa, thưa anh, vui lòng làm cho tôi điều tôi đang nài xin.

20b và làm tươi mát lòng dạ tôi trong Đức Cơ Đốc.
Khuyến khích tôi [bằng cách làm điều này] như một tín hữu.
-HAY-
[Làm điều tôi nài xin] bởi vì chúng ta đều thuộc về Đức Cơ Đốc.

nói trong câu 20a. ở đây dùng cùng một
nhóm từ như trong câu 7.

trong Đức Cơ Đốc: Đây cùng là một nhóm
từ như “trong Chúa” (20a). Nói một cách
khác là: “như một tín hữu.”

Phần cuối của câu 20 nhắc lại một phần
ý nghĩa của phần đầu của câu 20. Phao-lô
vẫn còn nói về Phi-lê-môn làm điều ông xin.
Nó có thể dịch như sau:

Khiến tôi hạnh phúc bằng cách làm đặc
ân này cho tôi vì tôi là một tín hữu của
anh.

21
Câu này tóm tắt yêu cầu của Phao-lô liên
quan đến Ô-nê-sim. Phao-lô tin tưởng khá
mạnh rằng Phi-lê-môn sẽ làm đặc ân này
cho ông. Và Phao-lô có thể cũng có ý tưởng
Phi-lê-môn có thể hủy bỏ tất cả mọi nợ nần
của Ô-nê-sim. Xem Lời Giải Nghĩa về các
câu 19 và 20.



18                                                            Sách giải Nghĩa Sách phi-lê-môn

21a
tin cậy: Phao-lô muốn nói ở đây, “tôi biết
chắc” hay, “tôi biết.” Phao-lô trấn an Phi-lê-
môn là ông không nghi ngờ Phi-lê-môn sẽ
sẵn lòng làm theo điều ông nói.

người hay vâng lời: Trong nguyên bản Hy-
lạp dùng câu sự vâng lời của anh ở đây.
Nhóm từ hàm ý “rằng anh sẽ đồng ý với lời
yêu cầu của tôi.” Phao-lô đã nói trong câu 8
và câu 9 rằng ông chỉ xin Phi-lê-môn làm
điều ông muốn, ông không ra lệnh cho Phi-
lê-môn. Có lẽ gần với ý nghĩa của BDY:
“Tôi biết chắc chắn…anh sẽ làm điều tôi
yêu cầu.”

tôi viết: Chính Phao-lô viết phần trong câu
19, nhưng có lẽ đã không tự tay viết cả thư.
Ông thường có một người viết cho ông
những điều ông muốn nói. Ông nói ở đây là
ông là tác giả của thư này.

21b
anh sẽ làm trổi hơn những điều tôi yêu
cầu: Phao-lô tin rằng Phi-lê-môn sẽ làm
điều đúng như một con dân Chúa sẽ làm.
Điều này có nghĩa là không những chỉ làm
theo điều Phao-lô xin, tức là tiếp nhận lại ¤-
nê-sim, nhưng còn làm hơn thế nữa. Phao-lô
có thể nghĩ đến hai điều khi ông nói trổi
hơn: (a) Phi-lê-môn có thể không bắt Ô-nê-
sim hay Phao-lô trả nợ gì của Ô-nê-sim lại
hết. Và (b) Phi-lê-môn có thể trả lại tự do
cho Ô-nê-sim khỏi phải làm nô lệ nữa.
Nhưng chúng ta không biết có phải Phao-lô
nghĩ như vậy không, và chúng ta không biết
chắc Phi-lê-môn có làm một điều nào trong
những điều này không.

Tiểu Đoạn 22-25 Các lời chào thăm và tạm biệt

Trong các câu 22-25 Phao-lô viết cho những tín hữu đang ở trong một nhóm với Phi-lê-môn. Nên
ông dùng “anh chị em.” Ông cũng làm như vậy trong câu 3. Nhưng ông không dùng “anh chị
em” trong những phần chính của thư (các câu 4-21). Đây là điều cho thấy các câu 1-3 và các câu
22-25 tách riêng khỏi các phần khác của lá thư. Vậy nên chúng ta coi các câu 22-25 cũng như
một phần riêng biệt của lá thư.

Sau khi nêu lên điểm chính trong thư từ câu 8-21, Phao-lô chấm dứt thư bằng vài lời chót trong
các câu 22-25. Ông nhờ Phi-lê-môn dọn phòng dành cho khách sẵn sàng cho ông (câu 22), bởi vì
ông hy vọng đến thăm con dân Chúa ở Cô-lô-se một lần nữa. Đây phải là lời cầu nguyện được
nhậm lời. Sau đó Phao-lô gửi đến Phi-lê-môn lời chào thăm của năm tín hữu khác đang ở với
Phao-lô (các câu 23-24). Tên những người này cũng viết ở trong Cô-lô-se 4:10-14. Sau hết, Phao-
lô chấm dứt thư với một lời chúc Cơ Đốc (câu 25).

Hãy đọc các câu 22-25 trong BDM, BDC, và BDY cẩn thận.

22 Phao-lô nhờ Phi-lê-môn chuẩn bị
cho cuộc viếng thăm của ông.

Trong câu này, Phao-lô nhờ Phi-lê-môn sửa
soạn mọi sự sẵn sàng cho ông đến thăm.

Hãy đọc lại câu 22.

22a
Nhân thể: Chúng ta cũng có thể dịch từ Hy-
lạp dùng ở đây: “cùng một lúc,” hay “và một
điều khác nữa.” Câu này cũng có thể dịch là:

[Trong khi tôi đang xin một đặc ân cho
Ô-nê-sim,]tôi có một yêu cầu nữa.
-HAY-
[Trong khi đang xin đặc ân này cho ¤-
nê-sim] tôi cũng xin một đặc ân khác
[cho chính tôi].

chuẩn bị nhà trọ cho tôi: Phao-lô nhờ Phi-
lê-môn dọn sẵn một chỗ cho ông ở tại Cô-
lô-se. Đây cũng có thể là một chỗ ở trong
nhà Phi-lê-môn nơi Phao-lô có thể ngủ và có
người nấu ăn cho ông ta. Thấy có vẻ như
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21a Tôi viết thư cho anh, vì đã tin cậy anh là người hay vâng lời
[Ngay cả khi] tôi viết cho anh, tôi chắc anh sẽ làm điều tôi xin.

21b và đã biết anh sẽ làm trổi hơn những điều tôi yêu cầu.
[Vâng,] tôi biết rằng anh sẽ làm trổi hơn những diều tôi yêu cầu.

Tiểu Đoạn 22-25  Các lời chào thăm và tạm biệt

22a Nhân thể, xin anh chuẩn bị nhà trọ cho tôi,
Và còn điều này: [Vui lòng] dọn sẵn một phòng [ở nhà anh] cho tôi [ở].

22b vì tôi hy vọng nhờ anh cầu nguyện, tôi sẽ được về với anh chị em.
(BDY vì tôi hy vọng Thượng Đế nhậm lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu và
cho tôi sớm đựoc tự do trở về với anh em.)
bởi vì tôi hy vọng rằng [Đức Chúa Trời] sẽ trả lời cầu nguyện của các anh [khiến
người ta thả tôi ra khỏi tù và] để tôi đến và gặp lại các anh.

Phao-lô đang nghĩ là ông sắp ra khỏi tù.
Trong BDY dùng chữ “phòng trọ.”

22b
tôi hy vọng nhờ anh cầu nguyện, tôi sẽ
được về với anh chị em: Phao-lô không phải
chỉ nói ông muốn đi gặp Phi-lê-môn và các
con dân Chúa tại Cô-lô-se. Ông nói sẽ phải
có một người nào đó khiến cho điều này xảy
ra, người đó có thể là Đức Chúa Trời.

tôi hy vọng: Phao-lô không nói chắc
chắn là những nhà cầm quyền La Mã sẽ cho
ông tự do, nhưng ông muốn và trông đợi
điều này xảy ra. Chúng ta không biết Phao-
lô có trở lại Cô-lô-se hay gặp lại Phi-lê-môn
hay không.

sẽ được về: Phao-lô muốn nói ông hy
vọng được ra khỏi tù và kết quả là có thể
đến thăm người Cô-lô-se.

với anh chị em: Tác giả dùng từ anh
chị em hai lần trong câu này. Một lần nữa ở
đây ông không phải chỉ viết thư cho Phi-lê-
môn nhưng cũng cho các con dân Chúa ở tại
Cô-lô-se nữa.

Câu 22 này có thể dịch một cách tự nhiên
như sau:

Tôi hy vọng Đức Chúa Trời sẽ có cách
cho tôi được tự do để tôi có thể gặp lại
anh chi em.

lời cầu nguyện của tất cả tín hữu (BDY):
BDY dịch ý nghĩa trong nguyên bản Hy-lạp
cách rõ ràng các con dân Chúa tại Cô-lô-se
cầu nguyện cho Phao-lô được thả. Vậy nên
ông nói nếu ông được trả tự do, đó là sự trả
lời cho lời cầu nguyện của họ.
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23-24 Các tín hữu chào thăm Phi-lê-
môn.

Trong các câu 23-24 Phao-lô gửi lời chào
thăm của các tín hữu đang ở chỗ Phao-lô
đến Phi-lê-môn. Hãy để ý dùng cùng một
cách chào thăm như vậy trong ngôn ngữ của
bạn với cùng một nội dung.

Hãy đọc lại các câu 23-24.

23
Ê-pháp-ra: Ê-pháp-ra là bạn của cả Phao-lô
và Phi-lê-môn. Trong Cô-lô-se 1:7, 4:12
Phao-lô viết về cùng một Ê-pháp-ra.

bạn tù: Từ này có hai ý nghĩa:

(1) một người hiện đang ở tù với tôi.
(2) một người đã là tù nhân như tôi.
ý nghĩa đầu tiên có lẽ gần với điều Phao-lô
muốn nói đến ở đây nhất, bởi vì Phao-lô
đang gửi lời chào thăm của Ê-pháp-ra đến
các tín hữu ở Cô-lô-se. Bởi vì Ê-pháp-ra ở
đó với Phao-lô như một người bạn tù, rất có
thể ông đang ở tù với Phao-lô.

trong Đức Cơ Đốc Giê-su: Cả Phao-lô và £-
pháp-ra đều ở tù vì Phúc Âm của Chúa Giê-
su Cơ Đốc. Phao-lô cũng nói chính ông là
“một tù nhân của Chúa Cơ Đốc Giê-su”
trong câu 1. Phao-lô ở tù bởi vì nhiều người
không muốn ông tiếp tục giảng về Chúa
Giê-su. Một số người nói Ê-pháp-ra bị tù vì
ông giảng tin tức tốt lành, nhóm từ “người
bạn tù của tôi” cho thấy điều này.

24
Mác: Đây là Mác, một tín hữu Do Thái,
người viết Phúc Âm Mác. Xem Công Vụ
12:25.

A-ri-tạc: Một tín hữu Do Thái khác ở đó với
Phao-lô tên là A-ri-tạc, quê ở Tê-sa-lô-ni-ca.
Xem Công Vụ 19:29.

Đê-ma: Đê-ma là một tín hữu người ngoại
quốc (không phải người Do Thái). Chúng tôi
không biết chắc có phải đây cũng là Đê-ma
là người xa Phao-lô sau này không (2 Ti-
m«-thª 4:10).

Lu-ca: Đây là ông Lu-ca, tác giả của Phúc
Âm Lu-ca và sách Công-vụ. Ông là người
ngoại quốc và là một bác sĩ y khoa (Cô-lô-se
4:14).

các bạn đồng lao của tôi: Bốn người này
cùng làm việc với Phao-lô, giúp đỡ ông bằng
cách này hay cách khác để làm cho người ta
biết về Phúc Âm (xem câu 1). Để ý Phao-lô
không nói họ là “bạn đồng tù,” như ông nói
về Ê-pháp-ra (câu 23). Bốn người này được
tự do làm việc với Phao-lô để rao truyền
Phúc Âm, ngay cả khi ông bị ở tù.

25 Tạm biệt

Hãy đọc lại câu 25.

25
ân sủng: Xem Lời Giải Nghĩa về câu 3.
Phao-lô lại nói ông muốn và cầu nguyện xin
Chúa giúp đỡ và ban phước cho bạn hữu của
ông tại Cô-lô-se. Đây là cách Phao-lô chấm
dứt nhiều lá thư của ông và nói “tạm biệt”
(xem 1 C«-rinh-t« 16:23, C«-l«-se 4:18, 1
Tª-sa-l«-ni-ca 5:28).

tâm linh: Đây không đề cập đến sự xa cách
về tâm linh với các con dân Chúa mà Phao-
lô đang viết thư cho. Ông đang nói về chính
họ. Đó là một cách khác để nói “ở với các
anh.” Đây là phước hạnh của tất cả các con
dân Chúa ở Cô-lô-se. Cũng vậy, từ tâm linh
số ít (có nghĩa là “một tâm linh”). Phao-lô
đang nói đến họ như một nhóm con dân
Chúa.
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23 Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đức Cơ Đốc Giê-su xin kính lời thăm
anh.
Ê-pháp-ra chào thăm anh. Anh ấy ở tù cùng với tôi bởi vì [làm công việc] của Đức
Cơ Đốc Giê-su.
-HAY-
Ê-pháp-ra là một tù nhân ở đây với tôi bởi vì [anh ấy giảng về] Đức Cơ Đốc Giê-su.
Anh ấy gửi lời thăm anh.

24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là các bạn đồng lao của tôi cũng vậy.
Và những người khác [cùng ở đây với tôi] giúp đỡ trong công việc [của Phúc Âm] —
Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca — [họ cũng chào thăm anh]

25 Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su Cơ Đốc ở với tâm linh anh chị em.
Nguyện xin Chúa Giê-su Cơ Đốc [của chúng ta] ban phước cho [tất cả] các anh chị
em.


